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TOM TAT

Pao tao trinh d6 tién si la dao tao nhirng nha khoa hoc cé trinh dd cao vé ly thuyét va ning lwc
thwe hanh phu hop, ¢6 kha nang nghién ctru doc lap, sang tao, kha nang phat hién va giai quyét dwoc
nhirng van dé méi cé y nghia vé khoa hoc, céng nghé va hwéng dan nghién ciru khoa hoc. Bang
phwong phap tiép can c6 sw tham gia két hop v&i cac phwong phap théng ké mé ta, théng ké suy
luan va hoéi thao, nghién clru da danh gia dworc kha nang nghién ctru khoa hoc cua cac nghién ctru
sinh, cling nhw phan tich cac yéu té anh hwéng téi kha ning nghién ctru khoa hoc cta ho trong qua
trinh dwoc dao tao & bac tién si tai trwong. Két qua nghién ctru chi ra kha ning nghién ctru khoa hoc
cua nghién ctru sinh trong qua trinh dao tao tién si & Trwong Dai hoc Néng nghiép Ha Néi con nhiéu
han ché. Nguyén nhan tir rat nhiéu phia, song co ban l1a do sinh hoat chuyén mén ctia nghién ctru
sinh tai co' s& dao tao rat yéu, mirc do gan két gitba dé tai cia nghién clru sinh v&i cac nghién ciru
clia co’ s& dao tao chwa tét, thuwe hién quy ché dao tao tién si thiéu chit ché.

Tir khoa: Chat lwong dao tao, dao tao tién si, kha nang nghién ctru khoa hoc, nghién ciru sinh.

SUMMARY

Doctoral training is to train scientists with high theoretical knowledge, appropriate practice
capacity, independent and creative research capacity, ability of detecting and solving new scientific
issues and guiding scientific research. Using participatory research method a long with descriptive
statistics, inferential statistics, and seminars, scientific research capability of PhD students has been
evaluated. Factors affecting their research capability have been analysed. Finding show that research
capability of the PhD students is still constrained by weak students’ paticipation in research activities
at the trainning institution’s research, the bad connection between post graduate’s theme and training
institution’s one, and weak implementation of the PhD students’ training regulations.

Key words: Doctoral training, PhD student, scientific research capability, training quality.

1. DAT VAN DE

Dao tao va nghién ctiu khoa hoc (NCKH)
12 hai hoat dong c6 méi quan hé chit ché va la
hai nhiém vu chién luge cia trudng dai hoc,
trong d6 NCKH la mét trong nhiing bién phap
dé nang cao chat lugng dao tao. Pao tao & bac
tién si duge thuc hién cht yéu bang tu hoc, tu
nghién ctu duéi sy huéng din ctia nha giso,
nha khoa hoc; coi trong rén luyén théi quen
nghién ctu khoa hoc, phat trién tu duy sang
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tao trong phat hién, gidi quyét nhiing van dé
chuyén moén (Vo Vian Téi, 2008). Kha ning
NCKH ctia nghién ciu sinh (NCS) dugc thé
hién théng qua: Kha nang phat hién van dé, y
tudng nghién ctiu, chu dong trong nghién ciu,
khai thac nguén tai liéu, phuong tién nghién
ctiu, lam viéc véi cuong do cao, gidi quyét va
phét trién van dé... (Vit Cao Dam, 1999). NCS
dé trd thanh tién s doi héi phai c¢6 kién thic
cén ban can thiét doi véi chuyén nganh nghién
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ciiu, c6 tAm nhin xa, c6 6¢ sang tao va cộ muc
tiéu rd rang trong qua trinh hoc tap va nghién
cttu nhung khong han ¢6 thé du doan duge tat
ca nhiing gi xay ra trong nghién ciu (Vo Vin
Té1, 2008; T.Hoa, 2009). Tuy nhién, dao tao
tién si hién nay van néi 1én nhiéu bat cap: (1)
Chay theo thanh tich; (2) Phuong phap dao tao
cham d6i méi; (3) Thu tuc hanh chinh qué
ruom ra (Hoang Xuén, 2007; Binh Yén, 2009).
Bo Giso duc va Dao tao da c¢6 nhiing thay d6i
trong quy trinh dao tao tién si, da trao trong
quyén cho co sé dao tao tién si.

Truong Pai hoc Nong nghiép Ha Noi 1a
mét truong dai hoc trong diém quéc gia va la
mot trong bay trudng dai hoc dau tién trong
ca nudc c6 chuong trinh dao tao sau dai hoc.
Nhu ciu ctia xa hoéi vé& nhan luc khoa hoc k¥
thuat, quan 1y, cong nghé 1a rat 16n trong
linh vuc néng nghiép va phat trién nong
thon. Nhiing nam gan day, quy mé dao tao
cia Truong Dai hoc Nong nghiép Ha Noi
tédng manh ca bac dai hoc va bac sau dai hoc.
Dao tao sau dai hoc, dic biét 1a dao tao 6 bac
tién si cAn phai dugc hoan thién vé chuong
trinh, phuong phap, noéi dung va cach tiép
can, tinh cha dong trong nghién ctiu. Vay
lam sao dé nang cao duge kha ning NCKH
ctia NCS trong qui trinh ho dugdc dao tao tai
Nha truong 1a v6 ciing quan trong. Néu lam
dugc diéu dé chat lugng dio tao tién si trong
b6l canh hién nay sé dugc cdi thién va nang
cao dudc vi thé& ctia nha trudng trong dao tao
tién si. Vi thé, bai viét nay dé cap t6i nhiing
giai phap nham nang cao kha ning NCKH
ctia NCS trong qui trinh ho dudc dao tao tai
Truong Dai hoc Nong nghiép Ha Noi.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CUU

Tiép can cé su tham gia dugc st dung
chti y&u trong thuc hién nghién ctiu. Cac bén
c6 lién quan tryc tiép trong qua trinh dao tao
NCS dugc tim hiéu bao gébm: (i) Phia quan ly
NCS (Trudng, Vién Dao tao sau dai hoc, cac
phong ban lién quan, cac khoa chuyén mén
va dac biét 1a cac bd moén c6é nghién ciu
sinh); (11) Phia gido vién tham gia dao tao

tién si (giao vién huéng dan, phan bién,
tham gia hoi dong); (iii) Phia NCS (NCS va
tién si duge dao tao tai Dai hoc Nong nghiép
Ha No6i). Tu d6, nghién ctu sé c6 duge cai
nhin toan dién ti nhiéu phia déi v6i nang
cao kha niang NCKH cua NCS trong qua
trinh dao tao tai Nha truong. Mau diéu tra
cu thé nhu sau:

- Nghién ctiu sinh: 90 nguci (NCS va
tién si da duge dao tao tai Trudng)

- Gido vién: 40 nguoi (Huéng dan, phan
bién va tham gia hoi déng)

- Can bo quan ly NCS: 23 nguoi

- Cac phuong phap théng ké mo ta,
thong ké suy luan va phuong phap hoi thao
dudgc phéi hgp st dung trong nghién citu.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Tinh hinh chung vé dao tao tién si tai
Truong Pai hoc Nong nghiép Ha Noi
Tinh d&n hét nam 2009, téng s6 tién si da

duge dao tao tai truong 1a 306 ngudi, trung

binh khodng 10 tién si t6t nghiép/nam (Vién

Dao tao Sau dai hoc, 2010). Nhiing nam gin

day, s6 lugng NCS cua truong ting nhanh,

riéng hai nam 2008 va 2009 c6 khoang 50

NCS/mam. S6 lugng nghién ctiu sinh khong

dong déu gilta cac khoa chuyén mon, tap

trung nhiéu & cac khoa Kinh t& va Phat trién
néng thon (22 NCS, nam 2009), khoa Néng
hoc, khoa Tai nguyén va Moi trudng.

S6 lugng NCS hoan thanh luan an va trd
thanh tién si c6 chiéu huéng ting nhanh ti
nam 2007 dén nay. Tuy nhién, trong sé
nhiing NCS da tét nghiép trong giai doan
2007 - 2009, khong c¢6 NCS nao bao vé luan
an dat loai xuét sic. Ngay cang c6 nhiéu
NCS phai gia han thuyc hién luan an. Nim
2008, 27,3% trong s6 NSC c6 ké& hoach bao vé
trong ndm phai gia han; con s6 nay dén nim
2009 da tang dén 54,5%. Vi thé can c6 nhiing
thay déi trong quy cach quan ly NCS dé lam
tdng tinh tap trung cho viéc NCKH trong
dao tao tién si tai Dai hoc Néng nghiép Ha
No6i néi riéng va cic co sé dao tao tién si
trong nuéc néi chung (Hinh 1).
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Hinh 1. K&t qua dao tao tién si d Truong Pai hoc Nong nghiép Ha Noi
giai doan 2007 - 2009

Hién nay, quan ly NCS tai Truong Dai
hoc Nong nghiép Ha No6i dang duge duy tri
theo 4 c4p quan ly la: Truong Vién Dao tao
sau dai hoc Khoa chuyén mén B6 moén. Tuy
nhién, NCS lai gdn nhu khong c6 mat tai co
s6 dao tao dé chiu su quan ly cta mét cap
nao ngoai trit nhiing thoi diém bit bude nhu:
Bao vé dé cuong, bao céo tién do, thong qua
luan 4an tai bd mén (Quyét dinh 1832/QD-
NNH, 2008). Vi thé kho c6 thé biét duge kha
niang NCKH ctia ho 8 mtc d6 nao dé hd trg
va két qua 1a tinh méi cta luan an bi han
dinh. Thuc t€&, nhiing budi béo cao tién do
ctia NCS tai bd mén mang ning tinh thu tuc
va hinh thtc; Cha yéu NCS dén bao céo
bing van ban do NCS tu soan, khong c¢6 san
phdm minh chtng cu thé va néu c6 san
pham minh chiing thi muc dé kiém soat chat
lugng san phidm ciing khong chat ché. Gido
viéen huéng dan rat it can thiép vao viéc
kiém soat tién d6 thuc hién. Vi thé cin xiét
chit viéc thuc hién quy ché dao tao tién si,
dic biét quan 1y chit ngay ti cAp bé mon.

3.2. Kha nang nghién cttu khoa hoc cua
NCS trong qua trinh dao tao tai
Truong Pai hoc Nong nghiép Ha Noi

3.2.1. Panh gid cua cdc nha quan ly NCS

Mo6i quan hé gifia co quan quan ly va
NCS con rat han ché, da s6 NCS bi dong
(52,2%) trong lién hé véi b mon, hau hét cho
doi thong bao tit b6 moén thi NCS méi trién
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khai cac céng viéc cua ho nhu bao vé dé
cuong, bao cdo tién d6 (Bang 1). Tuy nhién,
theo quy ché dao tao tién si, NCS phai
thuong xuyén tu cap nhat nhiing thong tin
nay tƠ trang web ctia Viộn Dao tao sau dai
hoc va cht dong lién lac v6i b modn quan ly
vé ké& hoach 1lam viéc cu thé.

Vé tham gia sinh hoat chuyén mon, tim
hiéu & cac can bd quan 1y b mén (trudng va
phé bo mon) chi ¢é 8,7% cho rang NCS tham
gia sinh hoat chuyén moén thudng xuyén.
Nhiing danh gia nay tap trung 6 nganh chan
nudi va tha y do dédc thu nganh c¢é thyuc hanh
va nghién ctu ldm sang. Tuy nhién, c6 téi
39,1% cac y kién cho ring hiém khi NCS
tham gia sinh hoat ciing bd mén. Vi thé, da
s6 NCS thi thodng méi lién hé va thao luan
chuyén moén véi gido vién huéng dan (82,6%).
Nguyén nhan chinh trong hoat dong nay la
do tinh bi dong trong chd c6 phan y lai caa
NCS trong thuc hién chuyén mén, NCS
khong danh thoi gian diy dua cho hoat dong
chuyén mon, k& hoach thuc hién dé tai
thuong xuyén bi cham tré nén da dan dén
tam 1y ngai tiép xudc va trao ddi véi gido vién
huéng dan. Vé phia gido vién huéng dan, do
ddc thu ¢ trinh d6 cao c¢6 hoc ham, hoc vi lai
thuong kiém nhiém céng tac quan 1y va thuc
hién nghién ctu nén khoi lugng cong viéce
thuong bi “qua tai”. DAy ciing 1a 1y do lam
cho moi lién hé qua lai gitia NCS va gido
vién huéng dan bi anh hudng (Hinh 2).
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Bang 1. Danh gia ctia bd mén vé tinh chti dong trong lién hé
va sinh hoat chuyén mén ¢ bo mén cta NCS

NCS lién hé v&i bé mén

NCS tham gia sinh hoat chuyén mén

1T Mtrc d6 danh gia Ty 1& (%) 1T Mc db danh gia Ty 1€ (%)
1 R4t cha dong 0,0 1 Thwong xuyén 8,7
2 Chu dong 47,8 2 Thi thoang 52,2
3 Bi dong (ch& thdng bao tir BO mén) 52,2 3 Hiem khi 39,1
Tong so 100,0 Tong sO 100,0
(Nguon: Tong hop két qua diéu tra va tinh todn, 2010)
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Hinh 2. Panh gia cia can b quan ly vé gan két trong NCKH ctia NCS

Nhu vay, duéi géc do6 quan 1y cho thay:
(1) Tinh tich cuc, chii ddong cua NCS trong
hoat ddng chuyén moén tai co sd dao tao rat
yéu kém; (2) Can thay d6i khung chuong
trinh dao tao, k& hoach ciing nhu té chiic
thuc hién dao tao tién si; (3) Su gin két giita
dé tai tién si véi cac NCKH khéc rat mo
nhat. Vi thé, cAn b6 sung nhiing ché tai cu
thé trong quy ché dao tao tién si va siét chat
thuc hién quy ché& dao tao tién si.

3.2.2. Pdnh gid tw phia gido vién huéng dan,
phdn bién va tham gia héi déng bdo vé
luGn dn tién si

Thong thudng trong dao tao tién si, dé
tai ctia NCS sé c6 su gin két chat ché véi cac
nghién ctu ctia co sé dao tao (dic biét 1a dé
tai nghién ctiu cia ngudi huéng dan) hoic
céac nghién ctu khac. Tim hiéu kha ning gin
két gifia cac nghién ciiu cia ngudi huéng dan
véi dé tai caa NCS cho thay: ty 1& gido vién
huéng dan NCS chu tri dé tai cAp Bo chiém
ty 18 cao (gan 80%). D6 1a thuan 1¢i cd ban dé
gin két giita nghién ctu cta gido vién huéng
din véi luan an cia NCS. Véi dé tai cap Nha

nuéc, méi chi c6 8% sb gido vién huéng dan
NCS duge lam cht tri. Lam sao dé tao ra
duge co ché linh hoat dé gin két dude gitia
cac dé tai nghién ctu 16n do Nha truong lam
cht tri vé6i cac dé tai nghién cttu cia NCS?

DPé lam duge diéu d6, cin c6 co ché linh
hoat uu tién cho cac gido vién c6 dé tai tham
gia huéng dan NCS, dac biét 1a d6i véi
nhiing dé tai 16n, thoi gian thuyc hién dai.
Tuy theo dic thu cua tiing khoa chuyén mén
va chuyén nganh nghién cu ma phoi két
hgp gitia dé tai nghién cu ctia cic gido vién
v6i quota quy dinh dé phan bé huéng dan
NCS cho phu hgp. Trong thuc t&, néu gin
két dugc dé tai nghién ciiu ctia gido vién véi
dé tai cia NCS thi sé mang lai rat nhiéu lgi
ich cho cd hai phia; Quan trong hon ca la
NCS sé dugc ting cuong kha ning NCKH
thong qua cac hd trg tu phia gido vién néi
riéng va co s6 dao tao néi chung (kinh phi,
tap trung chuyén moén...) (Bang 2).

Xét tiéu chi cong bo cong trinh nghién
ctiu thong qua bai ding cho thay, bai diang
quéc t& ctua cac gido vién tham gia dao tao
tién si con rat han ché (24,32%) (Hinh 3).
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Bang 2. Pé tai nghién cltu cac cAp cla giao vién tham gia dao tao tién si

DPVT: %
Loai d? tai Khéi ky thuat Khéi kinh & - & hoi Téng s6
1. Cha tri @& tai cAp truong 21,74 35,71 27,03
2. Cha tri dé tai cp bd 86,96 64,29 78,38
3. Cha tri d& tai cip nha nuwéc 13,04 0,00 8,11
4. Tham gia dé tai cap truong 4,35 28,57 13,51
5. Tham gia d& tai cAp bo 60,87 57,14 59,46
6. Tham gia dé tai cAp nha nuwéc 43,48 0,00 27,03
Nguén: Tong hop két qua diéu tra (2010)

80

70

60 —

50 —

< a0 L | [m] Trorwg n’u’c'rc
B Qudc té

30 —

20 —

3= =

0 T T
Ky thuat Kinh t&-XH Toéng sb

Hinh 3. Ty lé gido vién tham gia dao tao tién si c6 bai bao
dang trong nudc va quéc té

Qua d6 cho thay trong ddi ngii gido vién
tham gia dao tao tién si con c6 nhiing han
ché& vé trinh d6 ngoai ngii va chat luong bai
dang. DPE thuc ddy NCKH & gido vién, ngoai
ché& d6 khen thudng can két hop xem xét ca
lugng bai ding quéc t&€ dé phan b hudng
din NCS cho gido vién. Bén canh d6, can
téang s lugng bai diang trong nudc déi véi cac
gido vién. Béi 18 da c6 nghién ctiu thi phai c6
bai ddng, con khong c¢6 bai dang thi xem nhu
khong c6 nghién ctu. Dong thdi, ngay trong
qua trinh huéng dan NCS, gido vién va NCS
ciing két hop viét bai thi sé& gitip NCS nang
cao dugc k§ ning viét, thuyét trinh trong
nghién ctiu khoa hoc va tang cuong cong bo
két qua nghién ctiu.

Ngoai ra ning luc nghién ctiu ctiia gido
vién con dude tim hiéu thong qua viéc tham
gia céac hoi nghi, hoi thao. Ty 1& gido vién c6
bai trinh bay trong cac hoi nghi, hoi thao
trong nudc va qudc té& chua cao (50%). Vi thé,
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can bd sung rd rang vé tiéu chi tham gia hoi
théo, hoi nghi c6 bai ctia gido vién trong quy
ché& dao tao tién si (Hinh 4).

Xem xét tong thé vé chat lugng dao tao
tién si tli cac gido vién tham gia dao tao tién
si cho th4y, hién tai sinh hoat chuyén mon
ctia NCS 6 bdo mén thuc tap chi mang tinh
hinh thtic va khong hiéu qua (52,5%). Khung
chuong trinh dao tao can thong nhat lai
(45%), ngay ca viéc lua chon cac mén hoc
phu trg ciing nén xem xét chuyén nganh dau
vao cia NCS va tinh méi cia dé tai dé xac
dinh s6 lugng va thdi lugng ctia cdc moén hoc
cho thich hgp cho huéng nghién ctu chuyén
sau cta dé tai. Tt d6 cho thay, van dé ndi lén
trong dao tao tién si van tap trung § chuong
trinh dao tao va cach thic quan ly NCS.
Lam sao dé viia tiang cuong chit lugng
chuyén moén nhung quan ly linh hoat theo
dac thu ctua ting chuyén nganh dao tao, co
ch& quan 1y khéng bi ciing nhic (Bang 3).
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Hinh 4. Tham gia hdi nghi, hdi thao ctia gido vién tham gia dao tao tién si

Bang 3. Nhan dinh vé chat lugng dao tao tién si clia giao vién
tham gia dao tao tién si

bVT: %
N6i dung Khéi ky thuat Khéi kinh t& - x& hoi Téng s6

1. Thoi gian dao tao quéa dai 3,85 7,14 5,00
2. Khung chwong trinh chwa théng nhét 26,92 78,57 45,00
3. Chwong trinh dao tao:

+ Thap 11,54 42,86 22,50

+ Phu hop 69,23 14,29 50,00

+ Hoi cao 3,85 7,14 5,00

+ Khac 15,38 35,71 22,50
4. Béo céo chuyén dé:

+ Phu hop 73,08 57,14 67,50

+ Chi 1a hinh thtrc 7,69 35,71 17,50

+ Tét 11,54 7,14 10,00

+ Khong hiéu qua 7,69 0,00 5,00
5. Sinh hoat chuyén mén & cdp Bd mén khong 50,00 5714 52.50

thuc té va kém hiéu qua

Nguon: Tong hop két qua diéu tra (2010)

Co s6 vat chat phuc vu dao tao tién si
cta nha trudng van con rat thiéu va yéu kém
(62,5%). Han ché& vé co sd vat chat cling la
mot trong nhiing nguyén nhan can trd su
hap dan NCS t6i sinh hoat chuyén mén tai
co s dao tao.

Binh quan méi NCS khi hoan thanh qua
trinh dao tao mdéi chi thyc hién bio c4o dinh
ky truéc b mén 1a 7,88 lan (bao goém: thong
qua dé cuong, bao cio dinh ky hang nim, théng

qua chuyén dé, théng qua luan an tai bd
mon). Trong d6, s6 1an lam cac thao luan va
t6 chtic bao cao khoa hoc mang tinh chét tu
nguyén la rat thap (1,61 lan/qua trinh dao
tao NCS). NCS tham gia bao cao tai cac hoi
thdo, hoi nghi khoa hoc quéc t& va c6 bai
ding quéc t& con rat han ché. 52,5% s6 lugng
gido vién huéng dan da tiung c6 NCS cung
tham gia huéng dan sinh vién dai hoc va
cung tham gia huéng dan cao hoc 1a 12,5%.
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O day, cAn nhin nhan ti hai phia: Thi nhét,
gido vién huéng dan chua gin két dé tai caa
NCS véi cac dé tai nghién ciiu cua hoc vién,
sinh vién va khong giao viéc trd gitip giang day
va nghién ctu cho NCS; tha hai, NCS chua
nhiét tinh tham gia sinh hoat chuyén mén
v6i bd moén thuc tap nén khong c6 diéu kién
thuc ddy dé tham gia cac hoat dong ké trén.
Vé tinh nghiém tic cia NCS trong thuc
hién dé tai, 37,5% cac gido vién huéng dan
cho rdng NCS nghiém ttic trong qua trinh
hoc tap va nghién cttu (Bang 4). Kha ning
gin két dé tai tién si v6i cac nghién ctiu ma
NCS da va dang thuc hién chua thuc su kha
quan. Thuc t& kha nang khau néi gin két
luan an tién si véi cdc nghién ctiu cia nguoi
huéng dan ciing nhu nghién ctiu khac cta
NCS con rat han hep (70% 6 mtc trung binh

va 22,5% 6 muc kém).

Pa s6 gidao vién huéng dan cho ring:
NCS chua thanh thao trong lap k& hoach, t6
chitc, thuc hién nghién ctu, viét, thuyét
trinh (Bang 5). D6 1a do NCS chua thuc su
chd tidm vao dé tai, khéng thudng xuyén
tham gia sinh hoat chuyén mén, khéng tap
trung tai cd s6 dao tao... Nhu vay, tim hiéu
duéi goc @6 gido vién huéng dan cho thay: (1)
Khoéi lugng gidng day clua gido vién qui
nhiéu; Han ché trong tham gia cac hdi thao,
h61 nghi khoa hoc. (2) Tham gia sinh hoat
chuyén mén cia NCS rat han ché: bi dong,
thiéu nghiém tidc... (3) Da s6 NCS con rat
thiéu va yéu vé k§ nang NCKH. (4) Han ché&
trong gin két dé tai luan an véi cac nghién
ctiu khéc. (5) NCS chua biét té chiic, sdp xép
cong viéc trong nghién cdu.

Bang 4. Danh gia ctia giao vién tham gia dao tao tién si vé ché& do bao cao
va sinh hoat chuyén mén cia NCS da hoan thanh luén an tién si

Ky thuat Kinh té - xa hoi Téng sb
Noi dung bBvT Sé Ty lé Sé Ty lé s6  Tyle
lwong (%) lwgng (%) lwong (%)
1. Bao cédo dinh ky/khoa/NCS Lan 7,91 - 7,83 - 7,88 -
2. tsa? tl%nr;réic hién cac seminar, bao céo khoa hoc | » 1.94 ) 1,00 ) 161 )
3. Bao cao tai cac hoi thao, hoi nghi khoa hoc:
+ Trong nwéc Nguoi 12 46,15 7 50,00 19 47,50
+ Quéc té Nguwoi 3 11,54 0 0,00 3 7,50
4. Bang bai trén cac tap chi chuyén nganh:
+ Trong nwéc Nguwoi 22 84,62 10 71,43 32 80,00
+ Québc té Nguwoi 3 11,54 0 0,00 3 7,50
5. Tham gia hwéng dan sinh vién tét nghiép Nguwoi 16 61,54 5 35,71 21 52,50
6. Tham gia hwéng dan cao hoc cung thay NgUoi 4 15.38 1 714 5 12,50

hwéng dan

Nguon: Tong hop két qua diéu tra (2010)

» . s ., oA . N e ~ A - ~ »
Bang 5. Panh gia cua giao vién tham gia dao tao tién si vé kha nang to6 chic,
bo tri cac cong viéc nghién ctitu cua NCS

bVT: %
Tiéu chi danh gia Khéi kj thuat Khéi kinh té - xa hoi Téng s6
1. Tét 38,46 7,14 27,50
2. Trung binh 61,54 85,71 70,00
3. Kém 0,00 7,14 22,50
Téng 100,00 100,00 100,00

Nguén: Tong hop két qua diéu tra (2010)
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Giai phap nang cao kha nang nghién ctru khoa hoc clia nghién ctru sinh trong qua trinh dao tao...

3.2.3. Danh giad tu phia cdc nghién cvuu sinh
va tién si duoc dao tao tai Truong Dai
hoc Néong nghiép Ha Ngi

Tim hiéu tinh chat céng viéc caa NCS
cho thay: Da s6 lam cong tac quan ly di lam
NCS (36,7%), nhém lam coéng tac nghién ctu
va giang day chi chiém 33,3%. Qua dé cho
thay phan nao muc dich hoc tap cia NCS la
thién vé bang cdp dé thuin tién trong cong
viée. S6 nam cdng tac binh quan trudc khi
lam NCS 14 12 nam. Chiing t6 phan 16n NCS
da c6 duge vi tri 6n dinh trong cong viéc, ho
méi di hoc tién si. Vi thé khi dinh huéng dé
tai nghién ctu cho NCS nén can nhéc ca tinh
chét céng viée ctia ho dé lya chon dé tai phu
hgp vé6i kha ning cta tiing NCS.

Trinh d6 chuyén mén ctia NCS, chu yéu
NCS c6 dau vao ti bac cao hoc nén thoi gian
dao tao tién si theo quy dinh khong qua dai.
Piém dau vao mén chuyén nganh cia NCS
thuong ¢ muc diém gidi, diém bao vé dé
cuong binh quan & mic rit cao. Phai ching
t6 chiic kiém soat diu vao trong dao tao tién
si chua that chit ché. Ty 1&é NCS biét ngoai
ngii thi hai va thi ba khéng nhiéu. Tim hiéu

sau vé kha nang st dung ngoai ngii thi nhat
ctia NCS cho thay, mtic d6 thanh thao 6 tiing
k§ néng chua cao. D6 ciing chinh la nguyén
nhan lam han ché trong st dung tai liéu
nuéc ngoai, tham gia hoi nghi, hoi thao va
ding bai quéc t& ctia cac NCS (Hinh 5).

Vé trinh d6 tin hoc cua NCS, cac phan
mém vin ban va tinh toan théng thuong da
s6 NCS c¢6 thé st dung thanh thao. Tuy
nhién, kha nang st dung cic phin mém
thong ké phan tich chuyén nganh ctia NCS
con rat han ché (6 khéi ky thuat 1a 21%
thanh thao, ¢ khội kinh t& - xa hoi 1a gan
16% thanh thao). Kha ning tim tai liéu
thong thao trén internet chua cao. Diéu dé6
da lam han ché& kha nang NCKH cta NCS.
Vi thé, trong qua trinh dio tao can tiép tuc
cung cd nhiing k§ néng d6 cho NCS, dic biét
la huéng dan st dung phin mém chuyén
dung phuc vu nghién ctu.

Kha ning NCKH ctia NCS dugc lam rd ti
phia NCS théng qua tim hiéu: (a) Muc do
tham gia nghién ctiu khoa hoc truéc va trong
khi 1am NCS; (b) Chon dé tai tién si; (¢) Tham
gia hoi nghi, hoi thao, thuyét trinh va huéng
din NCKH cung gido vién huéng dan...

Viét

Nghe

Boc

Nai

Hinh 5. Panh gia vé cac ky nang trong st dung ngoai ngit thit nhat cia NCS
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(a) Mtic d6 tham gia NCKH cta NCS
truée va trong khi lam NCS

Trude khi lam NCS c¢6 t61 55,56% trong
tong s6 NCS rat it va khong nghién ctu khoa
hoc. Trong s6 nhiing ngusi dang 1am NCS c¢6
gan 50% dang thuc hién cac NCKH khac
ngoai dé tai tién si (Bang 6). Bén canh dé,
miic d6 tham gia dé tai véi cuong vi chu tri
va thanh vién ciing rat han ché (chu tri
0,37/dé tai/mguoi/5 nim gan day). Mic do
tham gia NCKH cta cac NCS truée va trong
khi lam NCS 1a chua cao nén kha nang gén
két dé tai tién si véi cac nghién ctu da va
dang thuc hién chua nhiéu. Vi thé da lam
cho kha ning NCKH ctia NCS bi han ché vé
k§ nang trién khai, thuc hién nghién ctu, tai
chinh...

(b) Chon dé tai nghién ctiu

Khoang mot phan tu s6 NCS tu dé xuat
dugc dé tai nghién ctu doc lap va 10% phéi
hop dugc véi cac dé tai nghién ctu khac.
Trong dé, chi c6 38,9% s6 NCS cho riang dé
tai tién si ma ho da va dang lam 1a thiét
thuc d6i véi cong viée ctia chinh ho (Bang 7).
Thong qua d6 chiing té kha nang NCKH
ctia NCS da bi han ché ngay tit khi ho bt dau

tham gia vao qué trinh dao tao tién si.

Mtc do lién quan gitia dé tai tién si véi
cac van dé khac cling dudc xem xét. Mot thuc
t& dat ra 1a 75,5% cac dé tai ma NCS da va
dang thuc hién khéng lién quan gi dén dé tai
do don vi dao tao dang thuc hién. Vi thé, can
phoi két hop gitia cac dé tai nghién ctu cua
don vi dao tao véi dé tai luan an cia NCS.

(c) Tham gia héi nghi, hoi thao, thuyét
trinh, huéng dan sinh vién va trg giang cung
gido vién

Da s6 NCS méi chi tham gia cac hoi thao
bing tiéng Viét (95,6%), tham gia hoi thao
tiéng nudc ngoai con han ché (44,5%, trong d6
bao gom ca tham gia hoi thao c6 phién dich).
S6 NCS tham gia huéng din sinh vién lam dé
tai thuc tap tot nghiép cung gido vién huéng
dan méi chi dat 23,4%. Dac biét, viéc tham
gia trg giang ctia cac NCS gan nhu rat hiém
khi xay ra (5,6% trong s6 cac tién si va NCS
da ttng c6 lan tham gia trg giang cung giao
vién huéng dan); trong khi dé, hoat dong nay
lai 12 mét trong nhiing hoat dong rat can dsi
v6i cac NCS trong qua trinh dao tao 6 bac tién
si. Qua d6, mot lan niia cho thay mtc do
tham gia sinh hoat chuyén moén cia NCS tai
¢ sd dao tao con rat yéu (Hinh 6).

Bang 6. Tham gia nghién ctu khoa hoc ctia nghién cttu sinh trudc khi
va trong khi lam nghién ctu

Chi tieu bVvT Sé lwong

1. NCKH trwéc khi lam NCS

- Thwdng xuyén % 44,44

- Rétit % 50,00

- Khéng % 5,56
2. Ty I& NCS hién tai c6 lam NCKH ngoai dé tai tién st % 46,67
3. Trong 5 nam tr& lai day

- S6 dé tai cha nhiém BQ D& tai/nguoi 0,37

- S6 dé tai tham gia BQ D& tai/nguoi 0,56

Nguén: Tong hop két qua diéu tra (2010)
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Bang 7. Mo6i lién quan gitia dé tai tién si v6i cac van dé khac

bVT: %

No6i dung lién quan

Mdrc dd lién quan

Khéng lién quan

Lién quan mot phan

Lién quan tryc tiép

1. Dé tai clia thay hwdng dan

2. Dé tai khac do NCS dang thuc hién

3. Dé tai do don vi dao tao dang thuc hién
4. D& tai xuét phat tr nhu cau xa hoi

5. Dé tai do don vi cong tac yéu cau

6. D& tai do NCS quan tam

29,0 50,0 21,0
14,5 71,0 14,5
75,5 0,0 24,5
0,0 34,6 65,4
50,9 24,5 24,5
27,2 39,5 33,3

Nguén: Tong hop két qua diéu tra (2010)
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Hinh 7. Nhan dinh ctia NCS vé tinh tich cyc ctia tham gia cac hoat dong
chuyén mon lién quan

Hién tai, trong dao tao 6 bac tién si méi
chi quan tadm nhiéu dén sinh hoat chuyén
mon tai co sd ddo tao dé NCS hoan thanh
dugc dé tai nghién ctiu ctia ho ma it quan
tdm dén nhiing sinh hoat mang tinh chat
hoc thuat dé cai thién néi luc nghién ctu
trong NCS, giip cho NCS c6 kha ning
NCKH viing vang sau khi tét nghiép. Da s6
NCS van xem nhe vai trd ctia tham gia sinh

hoat chuyén mén tai co sé dao tao. Thuc té,
méi chi c6 23,5% s6 NCS va tién si cho ring
sinh hoat chuyén mon sé bat buéc NCS phai
nghién cu va trau doéi kién thic va ky niang
trong qua trinh dao tao tién si; 27,2% cho
ring sinh hoat chuyén moén sé hd trg chuyén
mon cho NCS trong lam dé tai; gan 50% cho
rang kha nang trinh bay cia NCS sé duge
cai thién. Nhiing con s6 dé da goi lén cho
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ching ta thdy ring: Phai ching cai ma
ching ta dang goi 1a “sinh hoat chuyén mén”
da va dang c6 van dé vé ca noi dung va cach
thtc thuc hién? Trong khi d6, dao tao tién si
& cac quoc gia c6 nén gido duc phat trién déu
bét budc NCS phai sinh hoat chuyén moén &
c6 s6 dao tao dé tap trung cho luan an theo
hinh thiic tap trung toan bd thoi gian hay
ban thoi gian (mot s6 thang nhat dinh trong
nidm) (Hinh 7).

Trong diéu kién hién nay, vé phia co sé
dao tao, ching ta nén xem xét lai dé co
nhiing thay d8i cho phu hop véi tiing loai déi
tugng NCS. Cai ma ching ta cdn 1a cac
nghién ctiu phai c6 tinh ban quyén vé mit s6
liéu, két quad ctia nghién ctu. Dic biét, véi
nhiing NCS dang cong tac tai cac don vi co
diéu kién vé thuc hanh, thuc nghiém, nghién
ctu thuc dia thi trong thoi gian trién khai
nghién ctiu thyc nghiém khéng nhat thiét ho
phai & lién tuc tai co sd dao tao. Tuy nhién,
nhém NCS nay phai ¢6 cam két rd rang vé
tinh ban quyén cua sb lidu va phai c6 ké
hoach nghién ctu cu thé trong thsi gian lam
nghién ctu thuc nghiém tai don vi cong tac
ctia ho. Néu lam dugc nhu thé sé tiét kiém
dudc cho co s6 dao tao vé kinh té, vat chat.
Véi nhiing NCS thudc nhém déi tugng can bd
quan 1y thi can phai tap trung tai cd sé dao
tao mot s§ thoi gian nhat dinh dé tap trung
chuyén mén cho nghién cttu dé tai. Van dé
thdi gian bao lau va vao thoi diém nao thi
ciing khong nén qua cing nhic ma nén linh
hoat theo tung chuyén nganh, tung loai hinh
dé tai, su xép sép gitia gido vién huéng dan
va NCS v6i bdo méon theo khoi lugng cong viéce
du kién hoan tat va theo k& hoach nghién
ctu cu thé. Tuy nhién, viéc 4n dinh thoi
diém va thoi lugng dé NCS tap trung nghién
ctiu tai co s6 dao tao phai duge sy bao dam
cua giao vién huéng dan va dudc bd moén
quan 1y hanh chinh. Con véi nhitng NCS sén
sang tap trung toan bd tai co s6 dao tao thi
can phai tao diéu kién thuan lgi cho ho vé
noi 6, noi lam viéc, hd trg phan nao kinh
phi... nham “cuén hut” NCS sinh hoat
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chuyén mén tai co s6 dao tao. Néu lam dudgc
diéu d6 sé gép phan gidi quyét dugc phan
nao su doéi nghich gifia bai todn quy mé va
bai toan chat lugng trong dao tao tién si hién
nay. Diéu quan trong 14 nhiing cai gi ching
ta da dit ra thi chinh ching ta phai tén
trong va tuin tha né. Hay néi cach khac, quy
ché& dao tao tién si phai dugc thuc hién ding
theo ding nghia ctia né 6 tiing cip quan 1y .

Khé khén 16n hién nay ma cac NCS
dang gap phai la: Tha tuc hanh chinh, Kinh
phi va thoi gian thuc hién dé tai, sinh hoat
chuyén moén. Do ddi tugng diéu tra la cac
tién si da duge dao tao tai truong va cac NCS
dang dugc dao tao tai trudng nén ho van
phai tuan tht theo quy ché cii. Con ddi véi
nhiing NCS xét tuyén tit 2/2010 sé dudgc
quan ly theo Quyét dinh 1927/QD-NNH
ngay 20/11/2009 vé quan ly nghién ctu sinh
cta Truong Dai hoc Nong nghiép Ha Noi. Do
dé6, v6i quy ché nay thi nhiing khé khan trén
sé duge thay ddi phan nao, dic biét 1a tha
tuc hanh chinh. Tuy nhién, do thyc hién theo
co ché& xét tuyén nén co sd dao tao can: (1)
Coéng bd cong khai cac dé tai nghién ctu, cac
chuong trinh nghién cttu ma nha trucng da,
dang va du dinh tién hanh dé cac tng vién
(ngudi nop hd so xét tuyén lam NCS) tham
khao nham han ché trung lap trong nghién
ciiu va lam tang mtc d6 gin két véi cac
chuong trinh, dé tai nghién ctu trong dao
tao tién si, (2) Cac ting vién dugc tiép xtc va
trao d6i véi bé6 mon, khoa chuyén mén vé cac
linh vuc nghién ctiu ma ho du dinh dé xuit
trong hd so du tuyén dé dap tng yéu ciu lua
chon ngudi huéng dan ciing nhu hd trg nang
luc chuyén mén cho ho ngay ti diu... Riéng
d61 véi ngudn hd trg kinh phi cho NCS trong
qué trinh hoc tap va nghién ctiu da c6 ngudn
hd trg ctia nha truong ti cac chuong trinh,
du¢ an danh cho NCS. Tuy nhién, kinh phi
duge cap ra nhung thiu su kiém soat chit
ché, hién tai kinh phi hd tr¢g cho NCS theo
kiéu “gidm sat ddu vao” (chi cin cd vao
thuyét minh nghién cttu) ma khong giam sat
dau ra (san pham nghién ctiu) (Bang 8).



Giai phap nang cao kha nang nghién ctru khoa hoc clia nghién ctru sinh trong qua trinh dao tao...

Bang 8. Danh gia ctia NCS vé nhiing khé khian trong qua trinh dao tao & bac tién si

Kho khan Ty 1& (%)
1. Tha tuc hanh chinh 75,6
2. Kinh phi thyc hién dé tai 70,0
3. Thoi gian thye hién dé tai 70,0
4. Sinh hoat chuyén mén 54,4
5. Phwong tién hd trg nghién ciru 45,6
6. Phdi két hop trong nghién ctru 44,4
7. Lwa chon dé tai nghién ctru 34,4

Nguén: Tong hop két qua diéu tra (2010)

Nhu vay, qua tim hiéu va phan tich tit
phia nhiing ngudi da va dang lam NCS cho
thay: (1) Cac thu tuc hanh chinh van rusm
ra; (2) Thoi gian thuc hién dé tai bi phan
tan, NCS chua cha dong va tich cuc trong
sinh hoat chuyén mén; (3) Bao vé chuyén dé
1y luan sộm dộ NCS ¢6 dinh huộng rd rang
va viing chic trong nghién ctu dé tai; (4) Tao
diéu kién cho NCS tham gia cac chuong
trinh, dé tai nghién ctiu cac cap; (5) Cac
nguoén kinh phi hd tr¢ nghién ctu han ché;
Co ché giam sat st dung kinh phi h trg ca
truong chua thuc su chit ché.

3.3. Khuyén nghi nang cao kha nang
NCKH ctia NCS trong qua trinh dao
tao tai Truong Pai hoc Nong nghiép
Ha Noi

3.3.1. Déi véi phia cdc co quan quan ly NCS
Tdng cuong kién thiic hé tro NCKH cho

NCS: Kién thtic chuyén mon bd trg cho dé

tai, k§ nang lap ké hoach va trién khai

nghién ctiu, diéu tra, bd tri thi nghiém, xu 1y
thong tin, phan tich, viét, thuyét trinh...

Vién Dao tao sau dai hoc nén phéi hop véi

tiing khoa chuyén mén dé t6 chic tap huén

kién thiic hd tr¢ NCKH cho NCS ngay tit khi
bit ddu khoa dao tao tién si hodc dau mébi
néam hoc.

Thuc hién phdn nhom NCS (Nhom thi
nhat 12 can bo quan ly di lam NCS, nhém
tht hai 12 can bo gidng day va nghién ctu di
lam NCS) thong qua hd so xét tuyén ban

dau. Qua dé sé c6 hudng xac dinh dé tai
nghién ciu, hé tr¢ kinh phi, tham gia sinh
hoat chuyén moén tai cd sé dao tao cho phu
hgp v6i tting nhém NCS.

Tuy theo chuyén nganh nghién cttu nén
xéy dung hé théng chi tiéu do luong két
qud lam viéc nhu: thoi lugng va két qua
hoan thanh chuyén dé trong tién trinh dao
tao, k&t qua thi nghiém, bai bao, tham du
hoi thao, trg gidng, huéng dan sinh vién va
hoc vién cung gido vién huéng dan... dé
quan ly NCS trong qua trinh dao tao sao
cho linh hoat, mém déo nhung lai chit vé
chuyén moén.

Kiém sodt cdc dé tai nghién ciu cla
Truong va nhung dinh hudng nghién cuu
trong tuong lai dé cong bé cong khai danh
muc dé tai, vdin dé nghién citu cho NCS biét
thong tin, thuc hién phéi két hop gitia
nghién ctiu luan an tién si véi cidc nghién
cttu khéac do Truong Dai hoc Nong nghiép
lam chu tri. Nhu thé sé tao diéu kién thuan
lgi déng thoi cho ca co sé dao tao va NCS:
Gan két nghién ctu, tan dung ngudn luc,
tranh trung lip nghién ctiu, tdng cuong sinh
hoat chuyén moén trong nghién ctiu caa NCS
véi co s6 dao tao...

Mo réng dau vao dé ddp wng nhu cdu
hoc tap cua NCS, song tuy theo ham luong
khoa hoc trong hoc tdp va nghién citu cua
titng NCS dé kiém sodt ddu ra nham két hop
hai hoa gitta mé rong quy md dao tao véi
nang cao chit lugng dao tao tién si.
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Thay doi vé chdt doi vdi co ché qudn ly
NCS: Hién tai viéc quan ly NCS chua thuc
su hiéu qua, gin nhu dang giao phé toan bo
cho thay huéng dan. Vai tro quan ly NCS
ctia bd moén chua thuc sy siu sat. Lam sao bd
moén phai phéi hgp véi cac gido vién huéng
daAn dé theo doi sat tién d6 hoc tap, nghién
ctiu cia NCS theo co ché sinh hoat hoc thudt
ro rang:

- NCS phai tham du cac buéi trinh bay,
bao vé ctia cac NCS khéc (cuing chuyén nganh).

- NCS phai tham gia hoi thao va c6 bai
trinh bay tai hoi thao ctia khoa chuyén moén,
cta truong, hodc cac don vi khéac trong cting
linh vuc nghién ctu.

- NCS phai bao céo theo dung ky quy
dinh tai b6 mén véi cac san phdm minh
chiing cu thé ré rang trude hoi déng khoa hoc
b6 mon.

- NCS phai tham gia hoat dong giang
day cung gido vién huéng dan nhu: Trg
giang, huéng dan thao luan, trinh bay nhiing
ndi dung nghién citu cua NCS véi sinh vién,
hd trg huéng dan sinh vién va hoc vién...
Tuy nhién, phai kiém soat chat hoat dong
nay dé tranh nhiing anh hudng khong t6t t6i
chat lugng dao tao ciia bac dai hoc.

Téang cuong co sd vat chdt: Méi khoa nén
¢6 it nhat mot phong 1am viéc danh riéng cho
cac NCS khi ho dén sinh hoat, hoc tap tai bo
mon va khoa. Phong lam viée danh cho cac
NCS phai c6 hé théng mang. Ngoai ra, 6 khoi
nganh ky thuat cAn dugc bd sung cac thiét bi
thi nghiém co ban.

Qudn ly kinh phi hé tro cho NCS nén
theo hudng gidm sdt sin phdm ddu ra: Can
ct vao san phdm ma NCS dat dude (chuyén
dé, bai bao, bai trinh bay hoi thao...) dé hd trg
kinh phi. Bén canh d6, st dung kinh phi ho
trg dudi dang hoc bong dé c&p cho NCS khi ho
dén sinh hoat chuyén mén tap trung tai co sé
dao tao. Bang cach d6, ching ta sé tang cudng
duge kha ning thu hit NCS dén hoc tap va
sinh hoat chuyén mon tap trung ngay tai co
s6 dao tao va kiém soat t6t hon ngudon kinh
phi hb trg nghién ctiu danh cho NCS.
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Thay déi khung chuong trinh dao tao
tién si phai rit ngin khoang cach gitia ly
luan va thuc tién, nghién ciu va tng dung.
Céac mén hoc bé trg phai gin lién véi nghién
ctiu chuyén sdu dé hd trg dé tai nghién ciu
cua NCS.

Ddnh gid bdo vé dé cuong khi tuyén sinh
can coi trong tinh mdi cua dé tai, cdch tiép
cdn, phuong phdp nghién citu va nhitng hiéu
biét cua NCS vé vin dé nghién citu. Nang
cao hé s§ diém ch&m cho nhiing phan d6
trong thang diém danh gia dé xac dinh ding
trinh d6, y tuéng khoa hoc, phuong phap va
su chuéin bi ctia NCS.

D6i mdi phuong phdp dao tao dé nang
cao kha ning lam viéc doc lap cua ngudi hoc,
dic biét 6 bac cao hoc. Ngay & bac hoc dai
hoc va cao hoc cling cin thay d6i phuong
phéap giang day dé ngudi hoc 1am quen din
v6i cac ky nang cin c6 trong hoc tap va
nghién ctu nhu: Lap k& hoach, trién khai
coéng viée, thu thap théng tin, xt Iy va phan
tich théng tin, viét va thuyét trinh...

3.3.2. Péi véi gido vién tham gia dao tgo tién
si, ddc biét la gido vién huéng dan

Co ché phan b6 hudng dén NCS nén két
hop linh hoat gitta s6 luong quy dinh (Quota)
va ndng luc nghién citu thuc té clia nguoi
hudng dan. Ngusi huéng dan phai co6 dé tai
nghién ctiu thudng xuyén, dic biét phai c6 dé
tai nghién ctiu gén véi dao tao tién si dé thuc
hién gin két vé chuyén moén nham thuc hién
tap trung nghién ctiu vao NCKH cua NCS.
Lam sao dé C6 dé tai Co6 kinh phi Cé NCS
dé thuc hién nghién ctu. Nén uu tién cac
gido vién c6 nhiéu dé tai gin két véi dao tao
tién si, c6 cac coéng trinh cong bd c6 gia tri...
dugc tham gia trong dao tao tién si.

Gidm bét khoi luong giang day déi véi
gido vién hudng dén dé ting cuong thoi gian
cho nghién citu khoa hoc va hudng dén NCS.
Gidng day qua nhiéu sé lam giam thoi gian
tap trung cho dao tao tién si va lam anh
hudng téi chat lugng dao tao tién si.



Giai phap nang cao kha nang nghién ctru khoa hoc clia nghién ctru sinh trong qua trinh dao tao...

3.3.3. Dé6i v6i ban than NCS

Tang cuong sw tham gia cua NCS vao
sinh hoat chuyén mén tai co sé dao tao:
Nghién ctiu tai b moén, trg giang, hudéng
dan, tham gia hoi thao... NCS nén tap trung
tai cd s6 dao tao chuyén tdm cho nghién ciiu.

- NCS phai tap trung tai co sé dao tao it
nhat 3 thang mdi nam dé tap trung cho viéc
hoc tap va nghién ctiu dé tai duéi su quan ly
truc tiép cua bd mon va ngudi hudéng dan.
Trong thoi gian d6, NCS sé sinh hoat, hoc
tap va nghién ctiu nhu mot thanh vién cua
b6 mon.

- NCS va nguosi huéng dan phai lap ké
hoach lam viéc cu thé, bé moén sé cin ct vao
ké& hoach d6 dé cung ngudi huéng dan quan
1y NCS theo san phdm dat dudgc.

Ngoai ra, NCS phai tham gia day du cac
sinh hoat hoc thuat khac cia bd6 mon, khoa
chuyén mén néu duge thong bao.

- NCS phai chuédn bi bai trinh bay dé
tham gia céc hoi thao cua bdo mén/khoa néu
dugc yéu cau.

Néu thuc hién tét viéc quan 1y sinh hoat
chuyén mén cta NCS thi khong nhiing sé
nang cao dugc kha ning nghién ctiu khoa hoc
cia NCS ma con gitp co sé dao tao (Nha
truong) giam tuyén dung giang vién tré, giam
gid day cho gido vién va tiét kiém chi tiéu...

Két hop dé tai cia NCS vdi cdc nguon hd
tro kinh phi dé giam bot gdnh ndng kinh té
cho NCS. Tuy nhién, kinh phi hd trg NCS
nén uu tién cho nhiing NCS tap trung sinh
hoat chuyén mén tai trudng, c6 dé tai gin véi
nhiing dé tai nghién ctu cla co sé dio tao va
dugc danh gia tét vé tién do hoc tap va
nghién ctu.

Cdc chuyén dé nén bdo vé sém, ddc biét
la chuyộn dộ ly lugn dộ NCS cÂ6 dinh huộng
rd rang trong nghién ctu dé tai.

4. KET LUAN

S6 lugng NCS cta nha trudng téng
nhanh ké tit nim 2008 trd lai day. Tuy

nhién, kha ning NCKH ctia NCS con rat
nhiéu han ché: Truéc khi lam NCS, trén 55%
NCS rat it va gan nhu khéng lam NCKH,;
Trong thoi gian lam NCS, 46,67% NCS c6
lam NCKH ngoai dé tai tién si. Pé nang cao
kha ning NCKH cua NCS trong qué trinh
ho duge dao tao tai nha truong nén tap trung
vao cac giai phap chu yéu sau: Téng cuong
kién thiic hd trg cho NCS; Cong b cong khai
danh muc cic dé tai nghién ctGu va dinh
huéng nghién ctiu cia nha trudng dé cac tng
vién lam NCS c6 thé phoi hop gin két trong
thuc hién dé tai tién si sau nay caa ho; Kiém
soat chat san phdm dau ra cia NCS trong
qua trinh ho duge dao tao tai nha trudng;
Quan 1y NCS phai cé nhiing thay d6i vé chat
thong qua co ché sinh hoat hoc thuat cu thé;
Quan 1y kinh phi hd trg cho NCS nén theo
huéng giam sat san phdm dau ra; Panh gia
bao vé dé cuong khi tuyén sinh nén coi trong
tinh méi ctia dé tai, cach tiép can, phuong
phap nghién ctu va nhiing hiéu biét cua
NCS vé van dé nghién citu; Téng cudng co sd
vat chat phuc vu dao tao tién si cho cac khoa
chuyén mon; Phan bd NCS nén két hgp linh
hoat véi ning luc nghién ctu thuc t& cua
gido vién huéng din; Gidm bét gio ding 16p
d6i véi gido vien tham gia dao tao tién si dé
tap trung cho dao tao tién si; Téng cudng su
tham gia cia NCS vao sinh hoat chuyén mén
tai co s6 dao tao thong qua hoc tap va nghién
ctiu tai bd mon, trg giang, két hgp huéng dan
sinh vién va hoc vién, tham gia hoi thdo...;
Phéi két hop gitia dé tai caa NCS véi cac
nguén hd tro kinh phi dé gidm bét ganh
ning kinh t& cho NCS trong quéa trinh thuc
hién dé tai tién si. Bao vé chuyén dé sém,
dac biét 1a chuyén dé ly luan dé giap NCS ¢6
dinh hudéng rd rang trong thuc hién nghién
ctiu dé tai tién si.

Nhu vay, dé nang cao kha ning NCKH
cta NCS can tao ra nhiing thay d6i tich cuc
vé kién thiic nén tang cua NCS (dau vao,
ngoai ngit, tin hoc...), phuong phéap t6 chic
va thyc hién k& hoach hoc tap va nghién ciiu,
gin két dé tai luan an véi cic dé tai nghién
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ctiu khac, it nhat NCS phai c¢6 nhiing khoang
thoi gian nhat dinh hang nim tap trung tai
co s6 ddo tao dé danh cho hoc tap, nghién
ctiu dé tai va cong bo cong trinh nghién ciiu,
co ché quan 1y NCS theo ché& do sinh hoat
hoc thuat nghiém ngit va quan trong hon ca
14 thuc hién ding quy ché dao tao tién si 6
ting c4p quan ly.
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI


Solutions to Increase Scientific Research Capability of PhD Students
at Hanoi University of Agriculture


Trần Đình Thao, Nguyễn Thị Minh Thu


Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: nguyenthiminhthu1977@gmail.com

TÓM TẮT


Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia kết hợp với các phương pháp thống kê mô tả, thống kê suy luận và hội thảo, nghiên cứu đã đánh giá được khả năng nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh, cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nghiên cứu khoa học của họ trong quá trình được đào tạo ở bậc tiến sĩ tại trường. Kết quả nghiên cứu chỉ ra khả năng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh trong quá trình đào tạo tiến sĩ ở Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân từ rất nhiều phía, song cơ bản là do sinh hoạt chuyên môn của nghiên cứu sinh tại cơ sở đào tạo rất yếu, mức độ gắn kết giữa đề tài của nghiên cứu sinh với các nghiên cứu của cơ sở đào tạo chưa tốt, thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ thiếu chặt chẽ.


Từ khoá: Chất lượng đào tạo, đào tạo tiến sĩ, khả năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh.


SUMMARY


Doctoral training is to train scientists with high theoretical knowledge, appropriate practice capacity, independent and creative research capacity, ability of detecting and solving new scientific issues and guiding scientific research. Using participatory research method a long with descriptive statistics, inferential statistics, and seminars, scientific research capability of PhD students has been evaluated. Factors affecting their research capability have been analysed. Finding show that research capability of the PhD students is still constrained by weak students’ paticipation in research activities at the trainning institution’s research, the bad connection between post graduate’s theme and training institution’s one, and weak implementation of the PhD students’ training regulations. 


Key words: Doctoral training, PhD student, scientific research capability, training quality.Nghe
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) là hai hoạt động có mối quan hệ chặt chẽ và là hai nhiệm vụ chiến lược của trường đại học, trong đó NCKH là một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo. Đào tạo ở bậc tiến sĩ được thực hiện chủ yếu bằng tự học, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học; coi trọng rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy sáng tạo trong phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn (Võ Văn Tới, 2008). Khả năng NCKH của nghiên cứu sinh (NCS) được thể hiện thông qua: Khả năng phát hiện vấn đề, ý tưởng nghiên cứu, chủ động trong nghiên cứu, khai thác nguồn tài liệu, phương tiện nghiên cứu, làm việc với cường độ cao, giải quyết và phát triển vấn đề… (Vũ Cao Đàm, 1999). NCS để trở thành tiến sĩ đòi hỏi phải có kiến thức căn bản cần thiết đối với chuyên ngành nghiên cứu, có tầm nhìn xa, có óc sáng tạo và có mục tiêu rõ ràng trong quá trình học tập và nghiên cứu nhưng không hẳn có thể dự đoán được tất cả những gì xảy ra trong nghiên cứu (Võ Văn Tới, 2008; T.Hoa, 2009). Tuy nhiên, đào tạo tiến sĩ hiện nay vẫn nổi lên nhiều bất cập: (1) Chạy theo thành tích; (2) Phương pháp đào tạo chậm đổi mới; (3) Thủ tục hành chính quá rườm rà (Hoàng Xuân, 2007; Bình Yên, 2009). Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những thay đổi trong quy trình đào tạo tiến sĩ, đã trao trọng quyền cho cơ sở đào tạo tiến sĩ.


Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội là một trường đại học trọng điểm quốc gia và là một trong bảy trường đại học đầu tiên trong cả nước có chương trình đào tạo sau đại học. Nhu cầu của xã hội về nhân lực khoa học kỹ thuật, quản lý, công nghệ là rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Những năm gần đây, quy mô đào tạo của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tăng mạnh cả bậc đại học và bậc sau đại học. Đào tạo sau đại học, đặc biệt là đào tạo ở bậc tiến sĩ cần phải được hoàn thiện về chương trình, phương pháp, nội dung và cách tiếp cận, tính chủ động trong nghiên cứu. Vậy làm sao để nâng cao được khả năng NCKH của NCS trong quá trình họ được đào tạo tại Nhà trường là vô cùng quan trọng. Nếu làm được điều đó chất lượng đào tạo tiến sĩ trong bối cảnh hiện nay sẽ được cải thiện và nâng cao được vị thế của nhà trường trong đào tạo tiến sĩ. Vì thế, bài viết này đề cập tới những giải pháp nhằm nâng cao khả năng NCKH của NCS trong quá trình họ được đào tạo tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


Tiếp cận có sự tham gia được sử dụng chủ yếu trong thực hiện nghiên cứu. Các bên có liên quan trực tiếp trong quá trình đào tạo NCS được tìm hiểu bao gồm: (i) Phía quản lý NCS (Trường, Viện Đào tạo sau đại học, các phòng ban liên quan, các khoa chuyên môn và đặc biệt là các bộ môn có nghiên cứu sinh); (ii) Phía giáo viên tham gia đào tạo tiến sĩ (giáo viên hướng dẫn, phản biện, tham gia hội đồng); (iii) Phía NCS (NCS và tiến sĩ được đào tạo tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội). Từ đó, nghiên cứu sẽ có được cái nhìn toàn diện từ nhiều phía đối với nâng cao khả năng NCKH của NCS trong quá trình đào tạo tại Nhà trường. Mẫu điều tra cụ thể như sau: 


- Nghiên cứu sinh: 90 người (NCS và tiến sĩ đã được đào tạo tại Trường)


- Giáo viên: 40 người (Hướng dẫn, phản biện và tham gia hội đồng)

- Cán bộ quản lý NCS: 23 người


- Các phương pháp thống kê mô tả, thống kê suy luận và phương pháp hội thảo được phối hợp sử dụng trong nghiên cứu.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Tình hình chung về đào tạo tiến sĩ tại 
        Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội


Tính đến hết năm 2009, tổng số tiến sĩ đã được đào tạo tại trường là 306 người, trung bình khoảng 10 tiến sĩ tốt nghiệp/năm (Viện Đào tạo Sau đại học, 2010). Những năm gần đây, số lượng NCS của trường tăng nhanh, riêng hai năm 2008 và 2009 có khoảng 50 NCS/năm. Số lượng nghiên cứu sinh không đồng đều giữa các khoa chuyên môn, tập trung nhiều ở các khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn (22 NCS, năm 2009), khoa Nông học, khoa Tài nguyên và Môi trường.


Số lượng NCS hoàn thành luận án và trở thành tiến sĩ có chiều hướng tăng nhanh từ năm 2007 đến nay. Tuy nhiên, trong số những NCS đã tốt nghiệp trong giai đoạn 2007 - 2009, không có NCS nào bảo vệ luận án đạt loại xuất sắc. Ngày càng có nhiều NCS phải gia hạn thực hiện luận án. Năm 2008, 27,3% trong số NSC có kế hoạch bảo vệ trong năm phải gia hạn; con số này đến năm 2009 đã tăng đến 54,5%. Vì thế cần có những thay đổi trong quy cách quản lý NCS để làm tăng tính tập trung cho việc NCKH trong đào tạo tiến sĩ tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội nói riêng và các cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước nói chung (Hình 1).
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Hình 1. Kết quả đào tạo tiến sĩ ở Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
giai đoạn  2007 - 2009


Hiện nay, quản lý NCS tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đang được duy trì theo 4 cấp quản lý là: Trường  Viện Đào tạo sau đại học  Khoa chuyên môn  Bộ môn. Tuy nhiên, NCS lại gần như không có mặt tại cơ sở đào tạo để chịu sự quản lý của một cấp nào ngoại trừ những thời điểm bắt buộc như: Bảo vệ đề cương, báo cáo tiến độ, thông qua luận án tại bộ môn (Quyết định 1832/QĐ-NNH, 2008). Vì thế khó có thể biết được khả năng NCKH của họ ở mức độ nào để hỗ trợ và kết quả là tính mới của luận án bị hạn định. Thực tế, những buổi báo cáo tiến độ của NCS tại bộ môn mang nặng tính thủ tục và hình thức; Chủ yếu NCS đến báo cáo bằng văn bản do NCS tự soạn, không có sản phẩm minh chứng cụ thể và nếu có sản phẩm minh chứng thì mức độ kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng không chặt chẽ. Giáo viên hướng dẫn rất ít can thiệp vào việc kiểm soát tiến độ thực hiện. Vì thế cần xiết chặt việc thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ, đặc biệt quản lý chặt ngay từ cấp bộ môn. 


3.2. Khả năng nghiên cứu khoa học của
        NCS trong quá trình đào tạo tại
        Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội


3.2.1. Đánh giá của các nhà quản lý NCS


Mối quan hệ giữa cơ quan quản lý và NCS còn rất hạn chế, đa số NCS bị động (52,2%) trong liên hệ với bộ môn, hầu hết chờ đợi thông báo từ bộ môn thì NCS mới triển khai các công việc của họ như bảo vệ đề cương, báo cáo tiến độ (Bảng 1). Tuy nhiên, theo quy chế đào tạo tiến sĩ, NCS phải thường xuyên tự cập nhật những thông tin này từ trang web của Viện Đào tạo sau đại học và chủ động liên lạc với bộ môn quản lý về kế hoạch làm việc cụ thể.


Về tham gia sinh hoạt chuyên môn, tìm hiểu ở các cán bộ quản lý bộ môn (trưởng và phó bộ môn) chỉ có 8,7% cho rằng NCS tham gia sinh hoạt chuyên môn thường xuyên. Những đánh giá này tập trung ở ngành chăn nuôi và thú y do đặc thù ngành có thực hành và nghiên cứu lâm sàng. Tuy nhiên, có tới 39,1% các ý kiến cho rằng hiếm khi NCS tham gia sinh hoạt cùng bộ môn. Vì thế, đa số NCS thi thoảng mới liên hệ và thảo luận chuyên môn với giáo viên hướng dẫn (82,6%). Nguyên nhân chính trong hoạt động này là do tính bị động trông chờ có phần ỷ lại của NCS trong thực hiện chuyên môn, NCS không dành thời gian đầy đủ cho hoạt động chuyên môn, kế hoạch thực hiện đề tài thường xuyên bị chậm trễ nên đã dẫn đến tâm lý ngại tiếp xúc và trao đổi với giáo viên hướng dẫn. Về phía giáo viên hướng dẫn, do đặc thù ở trình độ cao có học hàm, học vị lại thường kiêm nhiệm công tác quản lý và thực hiện nghiên cứu nên khối lượng công việc thường bị “quá tải”. Đây cũng là lý do làm cho mối liên hệ qua lại giữa NCS và giáo viên hướng dẫn bị ảnh hưởng (Hình 2).


		Bảng 1. Đánh giá của bộ môn về tính chủ động trong liên hệ
và sinh hoạt chuyên môn ở bộ môn của NCS


NCS liên hệ với bộ môn

		NCS tham gia sinh hoạt chuyên môn



		TT

		Mức độ đánh giá

		Tỷ lệ (%)

		TT

		Mức độ đánh giá

		Tỷ lệ (%)



		1

		Rất chủ động

		0,0

		1

		Thường xuyên

		8,7



		2

		Chủ động

		47,8

		2

		Thi thoảng

		52,2



		3

		Bị động (chờ thông báo từ Bộ môn)

		52,2

		3

		Hiếm khi

		39,1



		

		Tổng số

		100,0

		

		Tổng số

		100,0
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 (Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra và tính toán, 2010)


Hình 2. Đánh giá của cán bộ quản lý về gắn kết trong NCKH của NCS


Như vậy, dưới góc độ quản lý cho thấy: (1) Tính tích cực, chủ động của NCS trong hoạt động chuyên môn tại cơ sở đào tạo rất yếu kém; (2) Cần thay đổi khung chương trình đào tạo, kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện đào tạo tiến sĩ; (3) Sự gắn kết giữa đề tài tiến sĩ với các NCKH khác rất mờ nhạt. Vì thế, cần bổ sung những chế tài cụ thể trong quy chế đào tạo tiến sĩ và siết chặt thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ.


3.2.2. Đánh giá từ phía giáo viên hướng dẫn,
          phản biện và tham gia hội đồng bảo vệ 
          luận án tiến sĩ


Thông thường trong đào tạo tiến sĩ, đề tài của NCS sẽ có sự gắn kết chặt chẽ với các nghiên cứu của cơ sở đào tạo (đặc biệt là đề tài nghiên cứu của người hướng dẫn) hoặc các nghiên cứu khác. Tìm hiểu khả năng gắn kết giữa các nghiên cứu của người hướng dẫn với đề tài của NCS cho thấy: tỷ lệ giáo viên hướng dẫn NCS chủ trì đề tài cấp Bộ chiếm tỷ lệ cao (gần 80%). Đó là thuận lợi cơ bản để gắn kết giữa nghiên cứu của giáo viên hướng dẫn với luận án của NCS. Với đề tài cấp Nhà nước, mới chỉ có 8% số giáo viên hướng dẫn NCS được làm chủ trì. Làm sao để tạo ra được cơ chế linh hoạt để gắn kết được giữa các đề tài nghiên cứu lớn do Nhà trường làm chủ trì với các đề tài nghiên cứu của NCS?


Để làm được điều đó, cần có cơ chế linh hoạt ưu tiên cho các giáo viên có đề tài tham gia hướng dẫn NCS, đặc biệt là đối với những đề tài lớn, thời gian thực hiện dài. Tuỳ theo đặc thù của từng khoa chuyên môn và chuyên ngành nghiên cứu mà phối kết hợp giữa đề tài nghiên cứu của các giáo viên với quota quy định để phân bổ hướng dẫn NCS cho phù hợp. Trong thực tế, nếu gắn kết được đề tài nghiên cứu của giáo viên với đề tài của NCS thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cả hai phía; Quan trọng hơn cả là NCS sẽ được tăng cường khả năng NCKH thông qua các hỗ trợ từ phía giáo viên nói riêng và cơ sở đào tạo nói chung (kinh phí, tập trung chuyên môn...) (Bảng 2).


Xét tiêu chí công bố công trình nghiên cứu thông qua bài đăng cho thấy, bài đăng quốc tế của các giáo viên tham gia đào tạo tiến sĩ còn rất hạn chế (24,32%) (Hình 3). 

Bảng 2. Đề tài nghiên cứu các cấp của giáo viên tham gia đào tạo tiến sĩ


ĐVT: %


		Loại đề tài

		Khối kỹ thuật

		Khối kinh tế - xã hội

		Tổng số



		1. Chủ trì đề tài cấp trường

		21,74

		35,71

		27,03



		2. Chủ trì đề tài cấp bộ

		86,96

		64,29

		78,38



		3. Chủ trì đề tài cấp nhà nước

		13,04

		0,00

		8,11



		4. Tham gia đề tài cấp trường

		4,35

		28,57

		13,51



		5. Tham gia đề tài cấp bộ

		60,87

		57,14

		59,46



		6. Tham gia đề tài cấp nhà nước

		43,48

		0,00

		27,03
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Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)


Hình 3. Tỷ lệ giáo viên tham gia đào tạo tiến sĩ có bài báo
đăng trong nước và quốc tế 


Qua đó cho thấy trong đội ngũ giáo viên tham gia đào tạo tiến sĩ còn có những hạn chế về trình độ ngoại ngữ và chất lượng bài đăng. Để thúc đẩy NCKH ở giáo viên, ngoài chế độ khen thưởng cần kết hợp xem xét cả lượng bài đăng quốc tế để phân bổ hướng dẫn NCS cho giáo viên. Bên cạnh đó, cần tăng số lượng bài đăng trong nước đối với các giáo viên. Bởi lẽ đã có nghiên cứu thì phải có bài đăng, còn không có bài đăng thì xem như không có nghiên cứu. Đồng thời, ngay trong quá trình hướng dẫn NCS, giáo viên và NCS cùng kết hợp viết bài thì sẽ giúp NCS nâng cao được kỹ năng viết, thuyết trình trong nghiên cứu khoa học và tăng cường công bố kết quả nghiên cứu.


Ngoài ra năng lực nghiên cứu của giáo viên còn được tìm hiểu thông qua việc tham gia các hội nghị, hội thảo. Tỷ lệ giáo viên có bài trình bày trong các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế chưa cao (50%). Vì thế, cần bổ sung rõ ràng về tiêu chí tham gia hội thảo, hội nghị có bài của giáo viên trong quy chế đào tạo tiến sĩ (Hình 4).


Xem xét tổng thể về chất lượng đào tạo tiến sĩ từ các giáo viên tham gia đào tạo tiến sĩ cho thấy, hiện tại sinh hoạt chuyên môn của NCS ở bộ môn thực tập chỉ mang tính hình thức và không hiệu quả (52,5%). Khung chương trình đào tạo cần thống nhất lại (45%), ngay cả việc lựa chọn các môn học phụ trợ cũng nên xem xét chuyên ngành đầu vào của NCS và tính mới của đề tài để xác định số lượng và thời lượng của các môn học cho thích hợp cho hướng nghiên cứu chuyên sâu của đề tài. Từ đó cho thấy, vấn đề nổi lên trong đào tạo tiến sĩ vẫn tập trung ở chương trình đào tạo và cách thức quản lý NCS. Làm sao để vừa tăng cường chất lượng chuyên môn nhưng quản lý linh hoạt theo đặc thù của từng chuyên ngành đào tạo, cơ chế quản lý không bị cứng nhắc (Bảng 3).
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Hình 4. Tham gia hội nghị, hội thảo của giáo viên tham gia đào tạo tiến sĩ


Bảng 3. Nhận định về chất lượng đào tạo tiến sĩ của giáo viên
tham gia đào tạo tiến sĩ


ĐVT: %


		Nội dung

		Khối kỹ thuật

		Khối kinh tế - xã hội

		Tổng số



		1. Thời gian đào tạo quá dài

		3,85

		7,14

		5,00



		2. Khung chương trình chưa thống nhất

		26,92

		78,57

		45,00



		3. Chương trình đào tạo:

		

		

		



		+ Thấp

		11,54

		42,86

		22,50



		+ Phù hợp

		69,23

		14,29

		50,00



		+ Hơi cao

		3,85

		7,14

		5,00



		+ Khác

		15,38

		35,71

		22,50



		4. Báo cáo chuyên đề:

		

		

		



		+ Phù hợp

		73,08

		57,14

		67,50



		+ Chỉ là hình thức

		7,69

		35,71

		17,50



		+ Tốt

		11,54

		7,14

		10,00



		+ Không hiệu quả

		7,69

		0,00

		5,00



		5. Sinh hoạt chuyên môn ở cấp Bộ môn không
    thực tế và kém hiệu quả

		50,00

		57,14

		52,50





Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)


Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tiến sĩ của nhà trường vẫn còn rất thiếu và yếu kém (62,5%). Hạn chế về cơ sở vật chất cũng là một trong những nguyên nhân cản trở sự hấp dẫn NCS tới sinh hoạt chuyên môn tại cơ sở đào tạo. 


Bình quân mỗi NCS khi hoàn thành quá trình đào tạo mới chỉ thực hiện báo cáo định kỳ trước bộ môn là 7,88 lần (bao gồm: thông qua đề cương, báo cáo định kỳ hàng năm, thông

qua chuyên đề, thông qua luận án tại bộ môn). Trong đó, số lần làm các thảo luận và tổ chức báo cáo khoa học mang tính chất tự nguyện là rất thấp (1,61 lần/quá trình đào tạo NCS). NCS tham gia báo cáo tại các hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế và có bài đăng quốc tế còn rất hạn chế. 52,5% số lượng giáo viên hướng dẫn đã từng có NCS cùng tham gia hướng dẫn sinh viên đại học và cùng tham gia hướng dẫn cao học là 12,5%.


ở đây, cần nhìn nhận từ hai phía: Thứ nhất, giáo viên hướng dẫn chưa gắn kết đề tài của NCS với các đề tài nghiên cứu của học viên, sinh viên và không giao việc trợ giúp giảng dạy và nghiên cứu cho NCS; thứ hai, NCS chưa nhiệt tình tham gia sinh hoạt chuyên môn với bộ môn thực tập nên không có điều kiện thúc đẩy để tham gia các hoạt động kể trên.


Về tính nghiêm túc của NCS trong thực hiện đề tài, 37,5% các giáo viên hướng dẫn cho rằng NCS nghiêm túc trong quá trình học tập và nghiên cứu (Bảng 4). Khả năng gắn kết đề tài tiến sĩ với các nghiên cứu mà NCS đã và đang thực hiện chưa thực sự khả quan. Thực tế khả năng khâu nối gắn kết luận án tiến sĩ với các nghiên cứu của người hướng dẫn cũng như nghiên cứu khác của NCS còn rất hạn hẹp (70% ở mức trung bình 


và 22,5% ở mức kém). 


Đa số giáo viên hướng dẫn cho rằng: NCS chưa thành thạo trong lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện nghiên cứu, viết, thuyết trình (Bảng 5). Đó là do NCS chưa thực sự chú tâm vào đề tài, không thường xuyên tham gia sinh hoạt chuyên môn, không tập trung tại cơ sở đào tạo… Như vậy, tìm hiểu dưới góc độ giáo viên hướng dẫn cho thấy: (1) Khối lượng giảng dạy của giáo viên quá nhiều; Hạn chế trong tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học. (2) Tham gia sinh hoạt chuyên môn của NCS rất hạn chế: bị động, thiếu nghiêm túc… (3) Đa số NCS còn rất thiếu và yếu về kỹ năng NCKH. (4) Hạn chế trong gắn kết đề tài luận án với các nghiên cứu khác. (5) NCS chưa biết tổ chức, sắp xếp công việc trong nghiên cứu.

Bảng 4. Đánh giá của giáo viên tham gia đào tạo tiến sĩ về chế độ báo cáo
và sinh hoạt chuyên môn của NCS đã hoàn thành luận án tiến sĩ


		Nội dung

		ĐVT

		Kỹ thuật

		Kinh tế - xã hội

		Tổng số



		

		

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)



		1. Báo cáo định kỳ/khoá/NCS

		Lần

		7,91

		-

		7,83

		-

		7,88

		-



		2. Số lần thực hiện các seminar, báo cáo khoa học 
    tại bộ môn

		Lần

		1,94

		-

		1,00

		-

		1,61

		-



		3. Báo cáo tại các hội thảo, hội nghị khoa học:

		

		

		

		

		

		

		



		+ Trong nước

		Người

		12

		46,15

		7

		50,00

		19

		47,50



		+ Quốc tế

		Người

		3

		11,54

		0

		  0,00

		3

		7,50



		4. Đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành:

		

		

		

		

		

		

		



		+ Trong nước

		Người

		22

		84,62

		10

		71,43

		32

		80,00



		+ Quốc tế

		Người

		3

		11,54

		0

		  0,00

		3

		7,50



		5. Tham gia hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

		Người

		16

		61,54

		5

		35,71

		21

		52,50



		6. Tham gia hướng dẫn cao học cùng thầy
    hướng dẫn

		Người

		4

		15,38

		1

		 7,14

		5

		12,50





Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)


Bảng 5. Đánh giá của giáo viên tham gia đào tạo tiến sĩ về khả năng tổ chức,
bố trí các công việc nghiên cứu của NCS


ĐVT: %


		Tiêu chí đánh giá

		Khối kỹ thuật

		Khối kinh tế - xã hội

		Tổng số



		1. Tốt

		38,46

		7,14

		27,50



		2. Trung bình

		61,54

		85,71

		70,00



		3. Kém

		0,00

		7,14

		22,50



		            Tổng

		100,00

		100,00

		100,00





Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)


3.2.3. Đánh giá từ phía các nghiên cứu sinh 
           và tiến sĩ được đào tạo tại Trường Đại 
           học Nông nghiệp Hà Nội


Tìm hiểu tính chất công việc của NCS cho thấy: Đa số làm công tác quản lý đi làm NCS (36,7%), nhóm làm công tác nghiên cứu và giảng dạy chỉ chiếm 33,3%. Qua đó cho thấy phần nào mục đích học tập của NCS là thiên về bằng cấp để thuận tiện trong công việc. Số năm công tác bình quân trước khi làm NCS là 12 năm. Chứng tỏ phần lớn NCS đã có được vị trí ổn định trong công việc, họ mới đi học tiến sĩ. Vì thế khi định hướng đề tài nghiên cứu cho NCS nên cân nhắc cả tính chất công việc của họ để lựa chọn đề tài phù hợp với khả năng của từng NCS.


Trình độ chuyên môn của NCS, chủ yếu NCS có đầu vào từ bậc cao học nên thời gian đào tạo tiến sĩ theo quy định không quá dài. Điểm đầu vào môn chuyên ngành của NCS thường ở mức điểm giỏi, điểm bảo vệ đề cương bình quân ở mức rất cao. Phải chăng tổ chức kiểm soát đầu vào trong đào tạo tiến sĩ chưa thật chặt chẽ. Tỷ lệ NCS biết ngoại ngữ thứ hai và thứ ba không nhiều. Tìm hiểu


sâu về khả năng sử dụng ngoại ngữ thứ nhất của NCS cho thấy, mức độ thành thạo ở từng kỹ năng chưa cao. Đó cũng chính là nguyên nhân làm hạn chế trong sử dụng tài liệu nước ngoài, tham gia hội nghị, hội thảo và đăng bài quốc tế của các NCS (Hình 5).


Về trình độ tin học của NCS, các phần mềm văn bản và tính toán thông thường đa số NCS có thể sử dụng thành thạo. Tuy nhiên, khả năng sử dụng các phần mềm thống kê phân tích chuyên ngành của NCS còn rất hạn chế (ở khối kỹ thuật là 21% thành thạo, ở khối kinh tế - xã hội là gần 16% thành thạo). Khả năng tìm tài liệu thông thạo trên internet chưa cao. Điều đó đã làm hạn chế khả năng NCKH của NCS. Vì thế, trong quá trình đào tạo cần tiếp tục củng cố những kỹ năng đó cho NCS, đặc biệt là hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên dụng phục vụ nghiên cứu.


Khả năng NCKH của NCS được làm rõ từ phía NCS thông qua tìm hiểu: (a) Mức độ tham gia nghiên cứu khoa học trước và trong khi làm NCS; (b) Chọn đề tài tiến sĩ; (c) Tham gia hội nghị, hội thảo, thuyết trình và hướng dẫn NCKH cùng giáo viên hướng dẫn…




Hình 5. Đánh giá về các kỹ năng trong sử dụng ngoại ngữ thứ nhất của NCS


(a) Mức độ tham gia NCKH của NCS trước và trong khi làm NCS


Trước khi làm NCS có tới 55,56% trong tổng số NCS rất ít và không nghiên cứu khoa học. Trong số những người đang làm NCS có gần 50% đang thực hiện các NCKH khác ngoài đề tài tiến sĩ (Bảng 6). Bên cạnh đó, mức độ tham gia đề tài với cương vị chủ trì và thành viên cũng rất hạn chế (chủ trì 0,37/đề tài/người/5 năm gần đây). Mức độ tham gia NCKH của các NCS trước và trong khi làm NCS là chưa cao nên khả năng gắn kết đề tài tiến sĩ với các nghiên cứu đã và đang thực hiện chưa nhiều. Vì thế đã làm cho khả năng NCKH của NCS bị hạn chế về kỹ năng triển khai, thực hiện nghiên cứu, tài chính… 

 (b) Chọn đề tài nghiên cứu


Khoảng một phần tư số NCS tự đề xuất được đề tài nghiên cứu độc lập và 10% phối hợp được với các đề tài nghiên cứu khác. Trong đó, chỉ có 38,9% số NCS cho rằng đề tài tiến sĩ mà họ đã và đang làm là thiết thực đối với công việc của chính họ (Bảng 7). Thông qua đó chứng tỏ khả năng NCKH của NCS đã bị hạn chế ngay từ khi họ bắt đầu 


tham gia vào quá trình đào tạo tiến sĩ. 

Mức độ liên quan giữa đề tài tiến sĩ với các vấn đề khác cũng được xem xét. Một thực tế đặt ra là 75,5% các đề tài mà NCS đã và đang thực hiện không liên quan gì đến đề tài do đơn vị đào tạo đang thực hiện. Vì thế, cần phối kết hợp giữa các đề tài nghiên cứu của đơn vị đào tạo với đề tài luận án của NCS. 


(c) Tham gia hội nghị, hội thảo, thuyết trình, hướng dẫn sinh viên và trợ giảng cùng giáo viên


Đa số NCS mới chỉ tham gia các hội thảo bằng tiếng Việt (95,6%), tham gia hội thảo tiếng nước ngoài còn hạn chế (44,5%, trong đó bao gồm cả tham gia hội thảo có phiên dịch). Số NCS tham gia hướng dẫn sinh viên làm đề tài thực tập tốt nghiệp cùng giáo viên hướng dẫn mới chỉ đạt 23,4%. Đặc biệt, việc tham gia trợ giảng của các NCS gần như rất hiếm khi xảy ra (5,6% trong số các tiến sĩ và NCS đã từng có lần tham gia trợ giảng cùng giáo viên hướng dẫn); trong khi đó, hoạt động này lại là một trong những hoạt động rất cần đối với các NCS trong quá trình đào tạo ở bậc tiến sĩ. Qua đó, một lần nữa cho thấy mức độ tham gia sinh hoạt chuyên môn của NCS tại cơ sở đào tạo còn rất yếu (Hình 6).


		Bảng 6. Tham gia nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh trước khi
và trong khi làm nghiên cứu


Chỉ tiêu

		ĐVT

		Số lượng



		1. NCKH trước khi làm NCS

		

		



		- Thường xuyên

		%

		44,44



		- Rất ít

		%

		50,00



		- Không

		%

		5,56



		2. Tỷ lệ NCS hiện tại có làm NCKH ngoài đề tài tiến sĩ

		%

		46,67



		3. Trong 5 năm trở lại đây

		

		



		- Số đề tài chủ nhiệm BQ

		Đề tài/người

		0,37



		- Số đề tài tham gia BQ

		Đề tài/người

		0,56





Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)

Bảng 7. Mối liên quan giữa đề tài tiến sĩ với các vấn đề khác


ĐVT: %


		Nội dung liên quan

		Mức độ liên quan



		

		Không liên quan

		Liên quan một phần

		Liên quan trực tiếp



		1. Đề tài của thầy hướng dẫn

		29,0

		50,0

		21,0



		2. Đề tài khác do NCS đang thực hiện

		14,5

		71,0

		14,5



		3. Đề tài do đơn vị đào tạo đang thực hiện

		75,5

		0,0

		24,5



		4. Đề tài xuất phát từ nhu cầu xã hội

		0,0

		34,6

		65,4



		5. Đề tài do đơn vị công tác yêu cầu

		50,9

		24,5

		24,5



		6. Đề tài do NCS quan tâm

		27,2

		39,5

		33,3





Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)




Hình 6. Tham gia hội thảo, hướng dẫn khoa học và trợ giảng của NCS


Hình 7. Nhận định của NCS về tính tích cực của tham gia các hoạt động
chuyên môn liên quan


Hiện tại, trong đào tạo ở bậc tiến sĩ mới chỉ quan tâm nhiều đến sinh hoạt chuyên môn tại cơ sở đào tạo để NCS hoàn thành được đề tài nghiên cứu của họ mà ít quan tâm đến những sinh hoạt mang tính chất học thuật để cải thiện nội lực nghiên cứu trong NCS, giúp cho NCS có khả năng NCKH vững vàng sau khi tốt nghiệp. Đa số NCS vẫn xem nhẹ vai trò của tham gia sinh hoạt chuyên môn tại cơ sở đào tạo. Thực tế, mới chỉ có 23,5% số NCS và tiến sĩ cho rằng sinh hoạt chuyên môn sẽ bắt buộc NCS phải nghiên cứu và trau dồi kiến thức và kỹ năng trong quá trình đào tạo tiến sĩ; 27,2% cho rằng sinh hoạt chuyên môn sẽ hỗ trợ chuyên môn cho NCS trong làm đề tài; gần 50% cho rằng khả năng trình bày của NCS sẽ được cải thiện. Những con số đó đã gợi lên cho chúng ta thấy rằng: Phải chăng cái mà chúng ta đang gọi là “sinh hoạt chuyên môn” đã và đang có vấn đề về cả nội dung và cách thức thực hiện? Trong khi đó, đào tạo tiến sĩ ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển đều bắt buộc NCS phải sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở đào tạo để tập trung cho luận án theo hình thức tập trung toàn bộ thời gian hay bán thời gian (một số tháng nhất định trong năm) (Hình 7).

Trong điều kiện hiện nay, về phía cơ sở đào tạo, chúng ta nên xem xét lại để có những thay đổi cho phù hợp với từng loại đối tượng NCS. Cái mà chúng ta cần là các nghiên cứu phải có tính bản quyền về mặt số liệu, kết quả của nghiên cứu. Đặc biệt, với những NCS đang công tác tại các đơn vị có điều kiện về thực hành, thực nghiệm, nghiên cứu thực địa thì trong thời gian triển khai nghiên cứu thực nghiệm không nhất thiết họ phải ở liên tục tại cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, nhóm NCS này phải có cam kết rõ ràng về tính bản quyền của số liệu và phải có kế hoạch nghiên cứu cụ thể trong thời gian làm nghiên cứu thực nghiệm tại đơn vị công tác của họ. Nếu làm được như thế sẽ tiết kiệm được cho cơ sở đào tạo về kinh tế, vật chất. Với những NCS thuộc nhóm đối tượng cán bộ quản lý thì cần phải tập trung tại cơ sở đào tạo một số thời gian nhất định để tập trung chuyên môn cho nghiên cứu đề tài. Vấn đề thời gian bao lâu và vào thời điểm nào thì cũng không nên quá cứng nhắc mà nên linh hoạt theo từng chuyên ngành, từng loại hình đề tài, sự xếp sắp giữa giáo viên hướng dẫn và NCS với bộ môn theo khối lượng công việc dự kiến hoàn tất và theo kế hoạch nghiên cứu cụ thể. Tuy nhiên, việc ấn định thời điểm và thời lượng để NCS tập trung nghiên cứu tại cơ sở đào tạo phải được sự bảo đảm của giáo viên hướng dẫn và được bộ môn quản lý hành chính. Còn với những NCS sẵn sàng tập trung toàn bộ tại cơ sở đào tạo thì cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho họ về nơi ở, nơi làm việc, hỗ trợ phần nào kinh phí… nhằm “cuốn hút” NCS sinh hoạt chuyên môn tại cơ sở đào tạo. Nếu làm được điều đó sẽ góp phần giải quyết được phần nào sự đối nghịch giữa bài toán quy mô và bài toán chất lượng trong đào tạo tiến sĩ hiện nay. Điều quan trọng là những cái gì chúng ta đã đặt ra thì chính chúng ta phải tôn trọng và tuân thủ nó. Hay nói cách khác, quy chế đào tạo tiến sĩ phải được thực hiện đúng theo đúng nghĩa của nó ở từng cấp quản lý .


Khó khăn lớn hiện nay mà các NCS đang gặp phải là: Thủ tục hành chính, Kinh phí và thời gian thực hiện đề tài, sinh hoạt chuyên môn. Do đối tượng điều tra là các tiến sĩ đã được đào tạo tại trường và các NCS đang được đào tạo tại trường nên họ vẫn phải tuân thủ theo quy chế cũ. Còn đối với những NCS xét tuyển từ 2/2010 sẽ được quản lý theo Quyết định 1927/QĐ-NNH ngày 20/11/2009 về quản lý nghiên cứu sinh của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Do đó, với quy chế này thì những khó khăn trên sẽ được thay đổi phần nào, đặc biệt là thủ tục hành chính. Tuy nhiên, do thực hiện theo cơ chế xét tuyển nên cơ sở đào tạo cần: (1) Công bố công khai các đề tài nghiên cứu, các chương trình nghiên cứu mà nhà trường đã, đang và dự định tiến hành để các ứng viên (người nộp hồ sơ xét tuyển làm NCS) tham khảo nhằm hạn chế trùng lặp trong nghiên cứu và làm tăng mức độ gắn kết với các chương trình, đề tài nghiên cứu trong đào tạo tiến sĩ, (2) Các ứng viên được tiếp xúc và trao đổi với bộ môn, khoa chuyên môn về các lĩnh vực nghiên cứu mà họ dự định đề xuất trong hồ sơ dự tuyển để đáp ứng yêu cầu lựa chọn người hướng dẫn cũng như hỗ trợ năng lực chuyên môn cho họ ngay từ đầu… Riêng đối với nguồn hỗ trợ kinh phí cho NCS trong quá trình học tập và nghiên cứu đã có nguồn hỗ trợ của nhà trường từ các chương trình, dự án dành cho NCS. Tuy nhiên, kinh phí được cấp ra nhưng thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, hiện tại kinh phí hỗ trợ cho NCS theo kiểu “giám sát đầu vào” (chỉ căn cứ vào thuyết minh nghiên cứu) mà không giám sát đầu ra (sản phẩm nghiên cứu) (Bảng 8). 


Bảng 8. Đánh giá của NCS về những khó khăn trong quá trình đào tạo ở bậc tiến sĩ


		Khó khăn

		Tỷ lệ (%)



		1. Thủ tục hành chính

		75,6



		2. Kinh phí thực hiện đề tài

		70,0



		3. Thời gian thực hiện đề tài

		70,0



		4. Sinh hoạt chuyên môn

		54,4



		5. Phương tiện hỗ trợ nghiên cứu

		45,6



		6. Phối kết hợp trong nghiên cứu

		44,4



		7. Lựa chọn đề tài nghiên cứu

		34,4





          Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)

Như vậy, qua tìm hiểu và phân tích từ phía những người đã và đang làm NCS cho thấy: (1) Các thủ tục hành chính vẫn rườm rà; (2) Thời gian thực hiện đề tài bị phân tán, NCS chưa chủ động và tích cực trong sinh hoạt chuyên môn; (3) Bảo vệ chuyên đề lý luận sớm để NCS có định hướng rõ ràng và vững chắc trong nghiên cứu đề tài; (4) Tạo điều kiện cho NCS tham gia các chương trình, đề tài nghiên cứu các cấp; (5) Các nguồn kinh phí hỗ trợ nghiên cứu hạn chế; Cơ chế giám sát sử dụng kinh phí hỗ trợ củ trường chưa thực sự chặt chẽ.


3.3. Khuyến nghị nâng cao khả năng
        NCKH của NCS trong quá trình đào
        tạo tại Trường Đại học Nông nghiệp
         Hà Nội


3.3.1. Đối với phía các cơ quan quản lý NCS


Tăng cường kiến thức hỗ trợ NCKH cho NCS: Kiến thức chuyên môn bổ trợ cho đề tài, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu, điều tra, bố trí thí nghiệm, xử lý thông tin, phân tích, viết, thuyết trình… Viện Đào tạo sau đại học nên phối hợp với từng khoa chuyên môn để tổ chức tập huấn kiến thức hỗ trợ NCKH cho NCS ngay từ khi bắt đầu khoá đào tạo tiến sĩ hoặc đầu mỗi năm học.


Thực hiện phân nhóm NCS (Nhóm thứ nhất là cán bộ quản lý đi làm NCS, nhóm thứ hai là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu đi làm NCS) thông qua hồ sơ xét tuyển ban đầu. Qua đó sẽ có hướng xác định đề tài nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí, tham gia sinh hoạt chuyên môn tại cơ sở đào tạo cho phù hợp với từng nhóm NCS.


Tuỳ theo chuyên ngành nghiên cứu nên xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lường kết quả làm việc như: thời lượng và kết quả hoàn thành chuyên đề trong tiến trình đào tạo, kết quả thí nghiệm, bài báo, tham dự hội thảo, trợ giảng, hướng dẫn sinh viên và học viên cùng giáo viên hướng dẫn… để quản lý NCS trong quá trình đào tạo sao cho linh hoạt, mềm dẻo nhưng lại chặt về chuyên môn.


Kiểm soát các đề tài nghiên cứu của Trường và những định hướng nghiên cứu trong tương lai để công bố công khai danh mục đề tài, vấn đề nghiên cứu cho NCS biết thông tin, thực hiện phối kết hợp giữa nghiên cứu luận án tiến sĩ với các nghiên cứu khác do Trường Đại học Nông nghiệp làm chủ trì. Như thế sẽ tạo điều kiện thuận lợi đồng thời cho cả cơ sở đào tạo và NCS: Gắn kết nghiên cứu, tận dụng nguồn lực, tránh trùng lặp nghiên cứu, tăng cường sinh hoạt chuyên môn trong nghiên cứu của NCS với cơ sở đào tạo…


Mở rộng đầu vào để đáp ứng nhu cầu học tập của NCS, song tuỳ theo hàm lượng khoa học trong học tập và nghiên cứu của từng NCS để kiểm soát đầu ra nhằm kết hợp hài hoà giữa mở rộng quy mô đào tạo với nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ.


Thay đổi về chất đối với cơ chế quản lý NCS: Hiện tại việc quản lý NCS chưa thực sự hiệu quả, gần như đang giao phó toàn bộ cho thầy hướng dẫn. Vai trò quản lý NCS của bộ môn chưa thực sự sâu sát. Làm sao bộ môn phải phối hợp với các giáo viên hướng dẫn để theo dõi sát tiến độ học tập, nghiên cứu của NCS theo cơ chế sinh hoạt học thuật rõ ràng:


- NCS phải tham dự các buổi trình bày, bảo vệ của các NCS khác (cùng chuyên ngành).


- NCS phải tham gia hội thảo và có bài trình bày tại hội thảo của khoa chuyên môn, của trường, hoặc các đơn vị khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu.


- NCS phải báo cáo theo đúng kỳ quy định tại bộ môn với các sản phẩm minh chứng cụ thể rõ ràng trước hội đồng khoa học bộ môn.


- NCS phải tham gia hoạt động giảng dạy cùng giáo viên hướng dẫn như: Trợ giảng, hướng dẫn thảo luận, trình bày những nội dung nghiên cứu của NCS với sinh viên, hỗ trợ hướng dẫn sinh viên và học viên… Tuy nhiên, phải kiểm soát chặt hoạt động này để tránh những ảnh hưởng không tốt tới chất lượng đào tạo của bậc đại học.


Tăng cường cơ sở vật chất: Mỗi khoa nên có ít nhất một phòng làm việc dành riêng cho các NCS khi họ đến sinh hoạt, học tập tại bộ môn và khoa. Phòng làm việc dành cho các NCS phải có hệ thống mạng. Ngoài ra, ở khối ngành kỹ thuật cần được bổ sung các thiết bị thí nghiệm cơ bản.


Quản lý kinh phí hỗ trợ cho NCS nên theo hướng giám sát sản phẩm đầu ra: Căn cứ vào sản phẩm mà NCS đạt được (chuyên đề, bài báo, bài trình bày hội thảo…) để hỗ trợ kinh phí. Bên cạnh đó, sử dụng kinh phí hỗ trợ dưới dạng học bổng để cấp cho NCS khi họ đến sinh hoạt chuyên môn tập trung tại cơ sở đào tạo. Bằng cách đó, chúng ta sẽ tăng cường được khả năng thu hút NCS đến học tập và sinh hoạt chuyên môn tập trung ngay tại cơ sở đào tạo và kiểm soát tốt hơn nguồn kinh phí hỗ trợ nghiên cứu dành cho NCS.


Thay đổi khung chương trình đào tạo tiến sĩ phải rút ngắn khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, nghiên cứu và ứng dụng. Các môn học bổ trợ phải gắn liền với nghiên cứu chuyên sâu để hỗ trợ đề tài nghiên cứu của NCS.


Đánh giá bảo vệ đề cương khi tuyển sinh cần coi trọng tính mới của đề tài, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và những hiểu biết của NCS về vấn đề nghiên cứu. Nâng cao hệ số điểm chấm cho những phần đó trong thang điểm đánh giá để xác định đúng trình độ, ý tưởng khoa học, phương pháp và sự chuẩn bị của NCS. 


Đổi mới phương pháp đào tạo để nâng cao khả năng làm việc độc lập của người học, đặc biệt ở bậc cao học. Ngay ở bậc học đại học và cao học cũng cần thay đổi phương pháp giảng dạy để người học làm quen dần với các kỹ năng cần có trong học tập và nghiên cứu như: Lập kế hoạch, triển khai công việc, thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin, viết và thuyết trình…


3.3.2. Đối với giáo viên tham gia đào tạo tiến 
          sĩ, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn


Cơ chế phân bổ hướng dẫn NCS nên kết hợp linh hoạt giữa số lượng quy định (Quota) và năng lực nghiên cứu thực tế của người hướng dẫn. Người hướng dẫn phải có đề tài nghiên cứu thường xuyên, đặc biệt phải có đề tài nghiên cứu gắn với đào tạo tiến sĩ để thực hiện gắn kết về chuyên môn nhằm thực hiện tập trung nghiên cứu vào NCKH của NCS. Làm sao để Có đề tài  Có kinh phí  Có NCS để thực hiện nghiên cứu. Nên ưu tiên các giáo viên có nhiều đề tài gắn kết với đào tạo tiến sĩ, có các công trình công bố có giá trị… được tham gia trong đào tạo tiến sĩ.


Giảm bớt khối lượng giảng dạy đối với giáo viên hướng dẫn để tăng cường thời gian cho nghiên cứu khoa học và hướng dẫn NCS. Giảng dạy quá nhiều sẽ làm giảm thời gian tập trung cho đào tạo tiến sĩ và làm ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo tiến sĩ.


3.3.3. Đối với bản thân NCS


Tăng cường sự tham gia của NCS vào sinh hoạt chuyên môn tại cơ sở đào tạo: Nghiên cứu tại bộ môn, trợ giảng, hướng dẫn, tham gia hội thảo… NCS nên tập trung tại cơ sở đào tạo chuyên tâm cho nghiên cứu.


- NCS phải tập trung tại cơ sở đào tạo ít nhất 3 tháng mỗi năm để tập trung cho việc học tập và nghiên cứu đề tài dưới sự quản lý trực tiếp của bộ môn và người hướng dẫn. Trong thời gian đó, NCS sẽ sinh hoạt, học tập và nghiên cứu như một thành viên của bộ môn.


- NCS và người hướng dẫn phải lập kế hoạch làm việc cụ thể, bộ môn sẽ căn cứ vào kế hoạch đó để cùng người hướng dẫn quản lý NCS theo sản phẩm đạt được.


Ngoài ra, NCS phải tham gia đầy đủ các sinh hoạt học thuật khác của bộ môn, khoa chuyên môn nếu được thông báo.


- NCS phải chuẩn bị bài trình bày để tham gia các hội thảo của bộ môn/khoa nếu được yêu cầu.


Nếu thực hiện tốt việc quản lý sinh hoạt chuyên môn của NCS thì không những sẽ nâng cao được khả năng nghiên cứu khoa học của NCS mà còn giúp cơ sở đào tạo (Nhà trường) giảm tuyển dụng giảng viên trẻ, giảm giờ dạy cho giáo viên và tiết kiệm chi tiêu…


Kết hợp đề tài của NCS với các nguồn hỗ trợ kinh phí để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho NCS. Tuy nhiên, kinh phí hỗ trợ NCS nên ưu tiên cho những NCS tập trung sinh hoạt chuyên môn tại trường, có đề tài gắn với những đề tài nghiên cứu của cơ sở đào tạo và được đánh giá tốt về tiến độ học tập và nghiên cứu.


Các chuyên đề nên bảo vệ sớm, đặc biệt là chuyên đề lý luận để NCS có định hướng rõ ràng trong nghiên cứu đề tài.


4. KẾT LUẬN


Số lượng NCS của nhà trường tăng nhanh kể từ năm 2008 trở lại đây. Tuy nhiên, khả năng NCKH của NCS còn rất nhiều hạn chế: Trước khi làm NCS, trên 55% NCS rất ít và gần như không làm NCKH; Trong thời gian làm NCS, 46,67% NCS có làm NCKH ngoài đề tài tiến sĩ. Để nâng cao khả năng NCKH của NCS trong quá trình họ được đào tạo tại nhà trường nên tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau: Tăng cường kiến thức hỗ trợ cho NCS; Công bố công khai danh mục các đề tài nghiên cứu và định hướng nghiên cứu của nhà trường để các ứng viên làm NCS có thể phối hợp gắn kết trong thực hiện đề tài tiến sĩ sau này của họ; Kiểm soát chặt sản phẩm đầu ra của NCS trong quá trình họ được đào tạo tại nhà trường; Quản lý NCS phải có những thay đổi về chất thông qua cơ chế sinh hoạt học thuật cụ thể; Quản lý kinh phí hỗ trợ cho NCS nên theo hướng giám sát sản phẩm đầu ra; Đánh giá bảo vệ đề cương khi tuyển sinh nên coi trọng tính mới của đề tài, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và những hiểu biết của NCS về vấn đề nghiên cứu; Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tiến sĩ cho các khoa chuyên môn; Phân bổ NCS nên kết hợp linh hoạt với năng lực nghiên cứu thực tế của giáo viên hướng dẫn; Giảm bớt giờ đứng lớp đối với giáo viên tham gia đào tạo tiến sĩ để tập trung cho đào tạo tiến sĩ; Tăng cường sự tham gia của NCS vào sinh hoạt chuyên môn tại cơ sở đào tạo thông qua học tập và nghiên cứu tại bộ môn, trợ giảng, kết hợp hướng dẫn sinh viên và học viên, tham gia hội thảo…; Phối kết hợp giữa đề tài của NCS với các nguồn hỗ trợ kinh phí để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho NCS trong quá trình thực hiện đề tài tiến sĩ. Bảo vệ chuyên đề sớm, đặc biệt là chuyên đề lý luận để giúp NCS có định hướng rõ ràng trong thực hiện nghiên cứu đề tài tiến sĩ.


Như vậy, để nâng cao khả năng NCKH của NCS cần tạo ra những thay đổi tích cực về kiến thức nền tảng của NCS (đầu vào, ngoại ngữ, tin học...), phương pháp tổ chức và thực hiện kế hoạch học tập và nghiên cứu, gắn kết đề tài luận án với các đề tài nghiên cứu khác, ít nhất NCS phải có những khoảng thời gian nhất định hàng năm tập trung tại cơ sở đào tạo để dành cho học tập, nghiên cứu đề tài và công bố công trình nghiên cứu, cơ chế quản lý NCS theo chế độ sinh hoạt học thuật nghiêm ngặt và quan trọng hơn cả là thực hiện đúng quy chế đào tạo tiến sĩ ở từng cấp quản lý.
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